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tỉnh cao bằng

Thành tỉnh1 ở địa phận xã Gia Cung huyện Thạch An. Nguyên trước có đặt một tỉnh lỵ, một thương
đồn. (Đồn ở phía đông nam tỉnh lỵ, cách 140 trượng). Năm Tự Đức 15 (1862) triệt bỏ tỉnh lỵ, dời về
đóng ở thương đồn. Năm Tự Đức thứ 24 (1871) lại triệt bỏ thương đồn, chuyển lỵ sở về tỉnh lỵ cũ để
làm việc. (Hiện nay có 4 đồn, xung quanh đắp luỹ đất, phần nhiều đã bị nứt đổ, hai nhà kho lợp ngói,
mỗi nhà có 11 gian, 2 chái, qua mưa gió nay đã nghiêng lún).

Thành đắp bằng đất, trên trồng rào tre, chu vi dài 176 trượng 1 thước (phía nam 41 trượng 5 thước,
phía bắc 42 trượng, phía đông 47 trượng 3 thước, phía tây 45 trượng 3 thước). Thân thành cao 7 thước,
chân thành dày 1 trượng. Mặt phải và mặt sau thành mỗi mặt có đắp 1 ụ súng hình bán nguyệt. Mặt
trước và mặt trái có hai cổng thành xây gạch. Ba mặt trái, phải và sau có hào (hào trái rộng 1 trượng 3
thước, sâu 5 thước. Hào bên phải rộng 1 trượng, sâu 1 trượng. Hào phía sau rộng 1 trượng 2 thước, sâu
1 trượng). Mặt hào giáp với chân thành, [các bờ hào] đều có trồng tre. Mặt trước, cách thành 1 trượng
3 thước cũng trồng một hàng luỹ tre, bao thẳng tới góc hào bên trái và bên phải. Phía ngoài lại đặt một
tiền đồn, chu vi dài 140 trượng 8 thước (phía nam 41 trượng 5 thước, phía bắc 50 trượng 3 thước, phía
đông 28 trượng, phía tây 21 trượng). Luỹ đất ba mặt trước, trái, phải đều cao và dày gần 3 thước, trên
luỹ đều trồng hàng rào tre.

Tỉnh hạt phía đông giáp giới châu Hạ Lôi nước Thanh (Trung Quốc). Phía tây giáp phủ Trấn An

nước Thanh và huyện Để Định tỉnh Tuyên Quang. Phía nam giáp huyện Thất Khê tỉnh Lạng Sơn. Phía

bắc và đông bắc đều giáp giới châu Quy Thuận nước Thanh. Phía tây nam giáp các huyện Bạch Thông,

Cảm Hoá tỉnh Thái Nguyên. Phía đông nam giáp giới các châu Hạ Đống, Long Châu, An Bình nước

Thanh.

Đông tây cách nhau 152 dặm. Nam bắc cách nhau 87 dặm.

Nguyên số quân thuộc 2 cơ Hùng, Dũng là 836 người. Hiện tại ngũ chỉ có 269 người.

Dân số các hạng theo sổ cũ: 9.334 người. Hiện nay chỉ có 3.980 người.

Thuế hàng năm:
-Thuế nộp bằng tiền: 4.139 quan 4 mạch.

                                                     
1Tỉnh Cao Bằng: Thời Lý Trần là đất châu Thái Nguyên . Thời thuộc Minh thuộc hai phủ Thái Nguyên (2

huyện Lộng Thạch , Thái Nguyên ) và Lạng Sơn (3 châu Thượng Tư Lang, Hạ Tư Lang
, Quảng Nguyên ). Đầu đời Lê Thái Tổ đổi làm phủ Bắc Bình , sau đổi là phủ Cao Bình 
 gồm 4 huyện: Thượng Tư Lang, Hạ Tư Lang, Thái Nguyên, Lộng Nguyên . Đời Lê Thánh Tông, năm

Quang Thuận 10 (1469) vẫn gọi là phủ Cao Bình (thuộc thừa tuyên Ninh Sóc, sau đổi là thừa tuyên Thái
Nguyên), gồm 4 châu: Thượng Lang, Hạ Lang, Thái Nguyên, Lộng Nguyên. Từ cuối đời Hồng Đức đổi châu
Thái Nguyên làm châu Thạch Lâm , châu Lộng Nguyên làm châu Quảng Uyên . Từ năm Cảnh
Thống 2 (1499) đặt làm trấn Cao Bình (PĐĐD), nhưng phải đến khi đánh thắng nhà Mạc (1676) thì trấn Cao
Bình mới tách hẳn với trấn Thái Nguyên. Đời Tây Sơn kiêng chữ Bình  (tên huý vua Quang Trung) đổi là
trấn Cao Bằng . Đầu Nguyễn lấy lại tên cũ là trấn Cao Bình  (vẫn chỉ gồm 1 phủ là phủ Cao
Bình), nhưng theo thói quen vẫn đọc âm là Cao Bằng. Năm Minh Mệnh 7 (1826) đổi tên phủ Cao Bình thành
phủ Trùng Khánh . Năm Minh Mệnh 12 (1831) đặt làm tỉnh Cao Bình , chỉ gồm 1 phủ là phủ
Trùng Khánh. Năm thứ 16 (1835) tách huyện Thạch Lâm để lập thêm phủ Hoà An. Năm Tự Đức 3 (1850) bỏ
phủ Hoà An, đến năm Tự Đức 27 (1874) đặt lại. Như vậy, từ cuối Tự Đức đến Đồng Khánh, tỉnh Cao Bằng
gồm 2 phủ, 6 huyện (phủ Hoà An, 3 huyện: Thạch Lâm, Thạch An, Nguyên Bình; phủ Trùng Khánh, 3 huyện:
Thượng Lang, Hạ Lang, Quảng Uyên). Nay là đất tỉnh Cao Bằng, trừ phần huyện Bảo Lạc từ đời Đồng Khánh
về trước thuộc về Tuyên Quang.
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-Thuế biệt nạp (nộp bằng bạc): 313 lạng bạc.
-Thuế sắt rèn1 (nộp thay bằng bạc): 25 lạng bạc 2 tiền bạc.

Ruộng đất các hạng:
-Theo sổ cũ là 37.393 mẫu 5 sào 13 thước 1 tấc 6 phân.
-Hiện đang canh tác 20.940 mẫu 9 sào 14 thước 7 tấc 5 phân.

Thuế:
-Nộp bằng thóc: 5.934 hộc 18 bát 6 vốc 6 nắm.
-Nộp bằng tiền: 3.493 quan 4 mạch 10 đồng tiền.
Mỏ sắt Khải Hoà hiện thu thuế bằng 20 lạng bạc.
Mỏ sắt ở phía đông nam hiện thu thuế bằng 4 lạng 5 tiền bạc.
Mỏ thiếc Vụ Nông hiện thu bằng 100 cân thiếc trắng.
Cửa Lương Mã nguyên lệ thu thuế 1.100 lạng bạc, hiện thu bằng tiền 1.000 quan.
Cửa Na Thông nguyên lệ thu thuế 1.300 lạng bạc, hiện thu bằng tiền 1.300 quan.
Mỏ bạc Ngân Sơn nguyên ngạch thuế 370 lạng bạc, hiện thu 100 lạng.

Ngoài ra, nguyên trước đây:
Mỏ vàng Thuần Mang thu thuế 13 lạng.
Mỏ vàng Vĩnh Giang thu thuế 3 lạng.
Mỏ vàng Tĩnh Đà thu thuế 2 lạng 5 tiền vàng.
Mỏ vàng Phú Nội thu thuế 30 lạng.

Nay đều đã đóng mỏ thôi khai thác.

Tỉnh thống hạt 2 phủ, gồm 6 huyện:

1. Phủ Hoà An:
-Kiêm lý: huyện Thạch Lâm.
-Thống hạt: 2 huyện Thạch An, Nguyên Bình.

2. Phủ Trùng Khánh:
-Kiêm lý: huyện Thượng Lang.
-Thống hạt: 2 huyện Hạ Lang, Quảng Uyên.

Phong tục:

Dân cư trong tỉnh cư trú trong các thôn xóm rải rác, mỗi xã chia làm ba bốn xóm, mỗi xóm cũng
chỉ ba bốn hoặc tám chín nóc nhà, tuỳ tiện cư trú ở chỗ có nhà có ruộng. Dân cư có người Thổ (Tày),
Nùng, Mán. Hai huyện Thạch Lâm, Thạch An phủ Hoà An người Nùng, người Mán và người Thổ
(Tày) ở xen nhau. Huyện Nguyên Bình người Mán nhiều hơn người Thổ (Tày), mà không có người
Nùng. Ba huyện Thượng Lang, Hạ Lang, Quảng Uyên phủ Trùng Khánh thì người Nùng người Thổ
(Tày) ở xen nhau, mà không có người Mán. Người Thổ (Tày) làm nhà sàn để ở (nuôi gia súc ở dưới
sàn), mặc quần áo nhuộm chàm, lấy ruộng làm nghề cày. Trên ruộng nương rải rác có những nơi dùng
máng tre bương gác nối tiếp để hứng nước suối dẫn vào ruộng, hoặc dùng xe guồng để lấy nước tưới ruộng,
ít tốn sức mà thường được nhiều hiệu quả. Nhưng trong việc canh tác người Thổ phần nhiều lười biếng.

Lễ cưới thì nhà trai chọn hai người thuộc hàng tôn trưởng (tục gọi là Chàng lang) để đứng ra làm
các nghi thức lễ cưới. Nhà gái cũng chọn 2 người con gái chưa chồng (tục gọi là Nàng dâu) cầm bầu
rượu và chén đứng chờ ở cửa, khi chàng rể đến thì quỳ xuống mà mời rượu. Chàng rể uống trước rồi
đến những thân thích đi theo lần lượt uống sau. Xong đó mời mọi người vào nhà bày rượu khoản đãi.
Làm lễ xong đón dâu về nhà, họ hàng tặng biếu nhiều thứ (như bông, vải, đồ dùng chén bát).

                                                     
1Ngv.: thục thiết .
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Lễ tang thì có đội kèn thổi bài kèn đám ma để cho thêm phần ai oán. (Lời bài hát đám ma như:
"Hơi hày là lúc lan năn nỉ tưởng hiếu xưa... cần, từ vua Thuấn đối vua Văn Đế chức phụng thờ bố mẹ
ký lai". Quốc âm dịch rằng: "Than ôi! Là con cháu năn nỉ tưởng hiếu xưa hai mươi bốn người. Từ vua
Thuấn với vua Văn Đế biết phụng thờ cha mẹ bao nhiêu". Ngoài ra thì ngày giỗ ngày tết đều giản lược.
Duy có tiết Thanh minh1 cả nhà ăn mặc chỉnh tề đem hương, rượu, gà vịt, xôi năm màu cùng đi tảo
mộ. Chỉ một lễ này là có lễ ý trọng hậu nhất. Người Nùng ở dưới chân núi, cũng làm nhà sàn, phần
nhiều là ăn cháo ngô. Đàn ông cạo trọc chỉ để một chỏm tóc trên đỉnh đầu, mặc áo vải ngắn nhuộm
chàm. Đàn bà mặc váy, búi tóc cài trâm. Con gái chưa lấy chồng thì bấm tóc ở trán, để một hàng dài
chừng một tấc cho rủ xuống để phân biệt. Nghề nghiệp thì cũng chỉ cày cấy làm nông, cũng bắc dàn
máng tre hứng nước suối hoặc làm xe guồng kéo nước tưới ruộng. Duy có công việc cày bừa làm lông
thì người Nùng cần cù hơn người Thổ (Tày). Tục cưới vợ thì chàng rể không đi đón dâu. Việc tang thì
theo phép siêu độ của nhà Phật. Người 40 tuổi trở lên thì đến sinh nhật làm cỗ rượu thịt chúc mừng,
nhưng sau khi chết thì không làm giỗ. Tiết Thanh minh đi tảo mộ. Nói chung thì lễ tiết tập tục đại khái
cũng như người Thổ (Tày). Duy có tết Trung nguyên (rằm tháng bảy) thì làm lễ tương đối lớn... Các
nhà đều dọn cỗ rượu thịt, cứ tính theo nhân khẩu mỗi người phải ăn nhắm một con vịt, trẻ con không
ăn hết thì người lớn ăn thay. Mọi nhà đều như vậy. Người Mán ở trên núi trồng trỉa đất núi, thường
xuyên di chuyển.

Người Mán Đại Bản (tục gọi là Mán Sừng) con trai cạo đầu nhưng để lại chỏm tóc ở bốn phía, chít
khăn vải đen lệch về bên phải bỏ múi khăn buông xuống trông giống như cái sừng, mặc áo ngắn màu
đen. Con gái mặc áo hai thân, khâu chằng thân trước với thân sau bằng hình hoa sợi đỏ, bên trên khâu
thêm vòng cổ áo tròn ngắn, bốn phía đính các sợi tua có xuyên hột kim cương2.

Người Mán Tiểu Bản (tục gọi là Mán Tiền), con trai chít khăn vải chàm, mặc áo không có cổ, bốn
phía thêu hoa văn bằng sợi màu. Con gái đầu đội khuôn gỗ hình vuông3 rồi lấy mảnh khăn vải trắng
trùm lên, gấu áo thì thêu hình sóng nước, sau lưng áo ai nấy đều đeo tiền làm dấu hiệu.

Người Mán Bạch Miêu (tục gọi là Mường Khao), đàn ông đàn bà đều xoã tóc, mặc đồ vải thô trắng.

Đó là về sự cần cù chịu khó và cách thức ăn mặc hủ lậu của ba tộc người Mán nói trên. Giã gạo thì
dùng cối nước4, lấy nước ở suối về thì dùng ống tre bương. Con trai từ 15 tuổi trở lên5 mỗi người đều
có một khẩu súng tay6. Lấy vợ lấy chồng thì có lệ thách cưới. Khi lấy vợ đưa sính lễ phí tổn hết bao
nhiêu, đến khi sinh con gái, lớn lên gả chồng cũng cứ theo lệ ấy mà thách cưới. Tang ma thì cũng
giống như tục người Nùng, không biết dùng mộ chí, khi di chuyển đi đâu thì đem theo hài cốt của tiên
nhân đi theo đó. Ngày tết, ngày lạp chỉ làm sơ sài, ngày giỗ cũng không cúng. Trừ những người theo
Thiên chúa giáo, còn lại phần lớn tập tục chuộng ma quỷ. Khi ốm đau bệnh tật thì mời thầy mo đến
cầu cúng.

Người Thổ (Tày) và người Nùng, thầy cúng đàn ông thì gọi là giang, thầy cúng đàn bà thì gọi là
bụt. Dựng đàn vào cúng, tay gẩy đàn chân lắc chuông, miệng đọc chú cầu phách. Lấy một chiếc áo của
người ốm và một quả trứng gà, một ống gạo, làm bùa chú xong đem áo và trứng đặt lên chỗ người ốm

                                                     
1Mồng ba tháng ba.
2Kim cương lạp : Tức hạt của cây Cốt ngạnh , các tăng ni thường lấy xâu thành chuỗi tràng hạt, cho

nên có tên là hột kim cương: "Lạ thay Cốt ngạnh  nguyên quân, là Kim cương tử hột lần khưu ni"
(CNNÂ, Quả loại).

3Ngv.: phương bản , tức khung gỗ hình vuông làm khuôn khăn đội đầu. Do đặc điểm này (khuôn ván to,
khuôn ván nhỏ) mà có tên gọi Mán Đại Bản và Mán Tiểu Bản.

4Ngv.: thuỷ cơ, chỉ loại cối giã gạo bằng sức nước.
5Ngv.: thành đồng: con trai từ 15 tuổi trở lên.
6Ngv.: thủ pháo, cũng thường gọi là súng kíp.
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nằm. Người Mán chỉ có thầy cúng đàn ông, tục gọi là thầy mo. Cúng thì dùng trống, lại dùng trẻ con
ngồi cầm hòn đá gọi là đá hành, thầy cúng làm bùa chú gọi ma, rồi mượn lời mà đuổi tật bệnh đi chứ
không dùng thuốc. Người Thổ (Tày), Nùng, Mán đều theo như thế. Tập tục giống nhau khác nhau đại
khái là vậy. Trong đó hai huyện Thạch Lâm, Thạch An hơi có phong giáo. Hai huyện Thượng Lang,
Quảng Uyên tập tục khá thuần hậu. Huyện Nguyên Bình gần với nghĩa. Người huyện Hạ Lang thì
hung hãn, điêu toa, phong khí mỗi nơi một khác. Trong cả tỉnh hạt ngoài chợ không có người mặc áo
rách, trên đường không có kẻ ăn xin. Trộm cắp cũng ít. Có lẽ là cách kiếm sinh nhai cũng được dễ
dàng. Còn như người Thanh (Trung Quốc) đến cư ngụ ở các mặt phố huyện phủ thì cũng có, tập tục
vẫn theo tục nước Thanh.

Sản vật:

Trong tỉnh chỉ có ruộng cấy lúa thu, không có ruộng cấy lúa hè. Hoa màu giồng khoai, đậu, lúa
mạch (mạch có 3 loại: một là mạch ba cạnh, dùng để nấu cháo, hai là đại mạch để làm bột, ba là tiểu
mạch dùng để nấu rượu), ngô. Trên các núi đá có cây quang lang (lõi cây có thể giã làm bột), gỗ
nghiến1. Trong rừng thì rải rác huyện nào cũng có nơi có hươu, nai, xạ hương, sơn dương, gà rừng,
mật ong trắng, củ mài v.v... Huyện Thạch An có mía, sa nhân, củ nâu, vàng, sắt, và có nghề làm chiếu
tre. Thạch Lâm có mía, củ nâu, đá nam châm, sắt và có nghề làm đồ sành gốm. Huyện Nguyên Bình có
củ nâu, vàng, bạc, chì, thiếc. Huyện Thượng Lang có hạt dẻ, cá hương. Huyện Quảng Uyên có hàng
dệt thổ cẩm. Huyện Hạ Lang có cây kim anh. Còn như đào, mắc coọc2 thì huyện nào cũng có, nhưng
đào huyện Thạch Lâm, lê huyện Thượng Lang thơm ngon hơn cả.

Khí hậu:

Địa thế của tỉnh núi rừng liên tiếp nhau, khí hậu rét nhiều, lam chướng độc hại, nhưng được cái là
không có bão. Ba mùa từ thu, đông đến mùa xuân buổi sáng sương mù dày đặc, phải quá một, hai giờ
thìn mới tan, trời thường âm, chỉ mùa hè mới được trời quang mây tạnh. Khoảng tháng 5, 6 thường có
mưa rào. Phủ Hoà An nước suối thường dâng tràn. Phủ Trùng Khánh thì sau khi mưa nước tiêu thoát
được. Tháng 11, 12 rét nhất. Phủ Trùng Khánh nước thường đông tuyết. Phủ Hoà An thỉnh thoảng
cũng có tuyết. Thời vụ làm nông, phủ Hoà An xuống cấy vào tháng 5, 6, khoảng tháng 9, 10 thu
hoạch, cũng giống như miền trung châu. Phủ Trùng Khánh thì tháng 4 đã xuống cấy, tháng 5 cấy xong,
nếu chậm cấy sang tháng 6 thì lúa không kịp chín.

Núi sông:

Trong tỉnh hạt núi rừng liên tiếp, khe suối quanh co. Có 4 núi Tứ trụ là núi Sầm, núi Hoàng, núi
Luân, núi Liêu (núi Sầm ở xã Tượng Cần huyện Thạch An, cách phía bắc thành tỉnh 5 dặm. Núi Hoàng
ở xã Ngọc Pha, cách phía đông thành tỉnh 2 dặm 90 trượng. Núi Luân ở xã Phú Thứ, cách phía nam
thành tỉnh 15 dặm. Núi Lạo ở xã Triều Vũ huyện Bình Nguyên, cách phía tây nam thành tỉnh 24 dặm.
Đó là 4 núi cao nhất, người trong tỉnh gọi là 4 núi Tứ trụ).

Sông thì có 3 sông: sông Mãng, sông Hiến, sông Cổn (3 sông hợp dòng, chảy quanh 3 mặt đông,
tây, bắc thành tỉnh).

Danh thắng:

Tỉnh hạt ở miền biên giới, không có nhiều danh thắng. Đáng kê ra thì có:

-Thành cổ ở Nà Lữ, Phục Hoà.

-Chùa cổ ở Xuân Lĩnh, Mạnh Thủy.

-Dấu phi mao ở miếu Sầm Sơn.

                                                     
1Chữ Nôm trong ngv.: .
2Quả mắc coọc, ngv.: sa lê , phân biệt với lê quả to mỏng vỏ.
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-Thơ khắc trên đá ở núi Hoà Ninh.

-Động Thông Thiên ở núi Trà Lĩnh.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ thành tỉnh đi về phía nam, qua 2 trạm Cao Phúc, Cao Nhã, đến đỉnh núi
Chung Sơn giáp địa giới huyện Thất Khê tỉnh Lạng Sơn, dài 43 dặm.

-Lại một đường nhỏ từ trạm Cao Phúc đi về phía đông nam, qua phố Thơm Ban đến trại Nà Lạn đến
giáp địa giới châu Hạ Đống nước Thanh (Trung Quốc) dài 45 dặm 12 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía tây, qua xã Tân Trại huyện Thạch An, phố Tứ Chiếng
huyện Thạch Lâm đến xã Cần Nông giáp địa giới huyện Để Định tỉnh Tuyên Quang, dài 91 dặm 7
trượng.

-Lại một đường từ phố Tứ Chiếng đi về phía tây bắc, qua xã Quảng Trù đến xã Nà Xác giáp ải Bình
Mạnh phủ Tiểu1 Trấn An nước Thanh (Trung Quốc) dài 50 dặm 25 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía tây nam, qua các xã Lãn Sơn, Vân Du huyện Thạch An, xã
Bằng Đức huyện Nguyên Bình đến xã Vân Tòng giáp địa giới huyện Cảm Hóa tỉnh Thái Nguyên, dài
80 dặm 35 trượng.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía đông, qua xã Ngọc Pha huyện Thạch An, xã án Lại huyện
Thạch Lâm, các xã Đà Tàu, Mạn Đà, Cảm Hảo huyện Quảng Uyên, các xã ỷ Cống, Hiếu Lễ huyện
Thượng Lang, xã Trạo Nhi huyện Hạ Lang đến thôn Lũng Đa giáp địa giới châu Hạ Lôi nước Thanh,
dài 130 dặm 73 trượng.

-Lại một đường từ xã án Lại đi về phía đông bắc, qua xã Trà Lĩnh đến xã Hy Lũng giáp địa giới
châu Quy Thuận nước Thanh, dài 34 dặm 50 trượng.

-Lại một đường từ xã Đà Tàu đi về phía đông nam qua các xã Bà Dương, Lạc Giao, Cách Linh, Phất
Mê đến đồn Nà Thông giáp cửa Thủy Khẩu thuộc Long Châu nước Thanh, dài 65 dặm.

Phủ Hoà An

Phủ hạt2 ở phía tây thành tỉnh. Phủ kiêm lý huyện Thạch Lâm, thống hạt hai huyện Thạch An,
Nguyên Bình. Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Mạnh Thuỷ tổng Hà Đàm huyện Thạch Lâm (cách thành tỉnh
19 dặm). Năm Tự Đức thứ 3 (1850)3 vâng mệnh giảm bỏ phủ Hoà An, chỉ để lại phủ Trùng Khánh, dời
phủ lỵ đến đây. Năm thứ 27 (1874) vâng mệnh dời phủ lỵ phủ Trùng Khánh đến huyện Thượng Lang,
lại đặt phủ Hoà An, vẫn đặt phủ lỵ ở chỗ cũ.

Thành hướng mặt chính về phía đông nam, đắp bằng đất, đất cao 6 thước. Mặt thành rộng 4 thước,
chân thành rộng 8 thước, chu vi 88 trượng 2 thước (mặt trước 24 trượng, mặt sau 17 trượng 9 thước,

                                                     
1ải Bình Mạnh, các nơi khác đều viết là ở phủ Trấn An,  riêng ở đây ngv. chép là  (phủ

Tiểu Trấn An?). Ngờ là do một liên tưởng nào đó mà chép nhầm thừa chữ Tiểu .
2Phủ Hoà An : Nguyên là đất châu Thái Nguyên đời Lý, châu Thạch Lâm phủ Cao Bằng (sau đổi là trấn)

đời Lê-đầu Nguyễn. Năm Minh Mệnh 16 (1835) tách huyện Thạch Lâm để lập phủ Hoà An gồm 2 huyện
Thạch Lâm và Thạch An, thuộc tỉnh Cao Bằng. Năm Tự Đức 3 (1850) bỏ phủ Hoà An. Năm Tự Đức 27 (1874)
lập lại phủ Hoà An, gồm 3 huyện (2 huyện cũ và 1 huyện mới là huyện Nguyên Bình cắt từ đất huyện Thạch
Lâm cũ và 2 tổng Thượng Quan, Kim Mã trước thuộc huyện Cảm Hoá tỉnh Thái Nguyên). Nay là các huyện
Hoà An, Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình, Ngân Sơn, tỉnh Cao Bằng.

3ĐNNTC chép việc bỏ phủ Hoà An vào năm Tự Đức 4 (1851).



Tỉnh Cao Bằng Đồng khánh địa dư chí

656

mặt trái 24 trượng 8 thước, mặt phải 21 trượng 5 thước). Ba mặt trước, trái và phải có hào, đều rộng 5
thước, sâu 3 thước. Mở hai cửa ở đằng trước và phía bên trái.

Phủ hạt phía đông giáp địa giới huyện Quảng Uyên, phía tây giáp phủ Trấn An nước Thanh và địa
giới huyện Để Định tỉnh Tuyên Quang, phía nam giáp địa giới huyện Thất Khê tỉnh Lạng Sơn, phía bắc
giáp địa giới châu Quy Thuận nước Thanh.

Đông tây cách nhau 107 dặm 7 trượng. Nam bắc cách nhau 87 dặm.

Sổ lính hiện tại 110 người (không rõ sổ gốc).

Nhân số các hạng theo sổ gốc: 4.486 người. Hiện có 1.918 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.825 quan 4 tiền.
-Thuế biệt nạp (nộp bằng bạc): 219 lạng.
-Thuế sắt rèn (nộp thay bằng bạc): 25 lạng 2 tiền.

Ruộng đất các hạng theo sổ gốc: 16.484 mẫu 2 sào 12 thước.
-Hiện khai khẩn: 9.787 mẫu 7 sào 7 thước 5 tấc.
-Hiện thu thóc tô: 2.783 hộc 27 bát 23 thìa.
-Hiện thu tiền thuế: 1.645 quan 1 tiền 35 đồng tiền.
Hai mỏ sắt Đông Nam và Khải Hòa nộp thuế bằng bạc 24 lạng 5 tiền.
Mỏ thiếc Vụ Nông nộp thiếc trắng 100 cân.
Mỏ bạc Ngân Sơn nguyên ngạch thuế 370 lạng. Hiện thu 100 lạng.
Lại thuế mỏ vàng Thuần Mang 13 lạng, thuế mỏ vàng Vĩnh Giang 3 lạng, thuế mỏ vàng Tĩnh Đà
2 lạng 5 tiền, thuế mỏ vàng Phú Nội 30 lạng, hiện đã đóng mỏ không khai thác.

Huyện Thạch Lâm do phủ kiêm lý, 8 tổng:
1.Tổng Hà Đàm 2.Tổng Hà Quảng 3.Tổng Phù Đống 4.Tổng Thông Nông
5.Tổng Nhượng Bạn 6.Tổng Tĩnh Oa 7.Tổng Trung An 8.Tổng Trà Lĩnh

Thống hạt: 2 huyện Thạch An, Nguyên Bình:

Huyện Thạch An, 7 tổng:
1.Tổng Tượng An 2.Tổng Suất Tính 3.Tổng Phục Hoà 4.Tổng Ngọc Pha
5.Tổng Lãn Sơn 6.Tổng Giang Ngô 7.Tổng Thượng Pha

Huyện Nguyên Bình, 4 tổng:
1.Tổng Gia Bằng 2.Tổng Thượng Quan 3.Tổng Cẩm Lý 4.Tổng Kim Mã

Phong tục:

Trong phủ hạt hai huyện Thạch Lâm, Thạch An người Thổ (Tày) nhiều, mà người Nùng, Mán ít.
Huyện Nguyên Bình thì người Mán nhiều mà người Thổ (Tày) ít, không có người Nùng. Các ấp xóm ở
rải rác, tập tục giống nhau khác nhau ra sao đại thể đã ghi ở phần chung toàn tỉnh. Trong đó các xã
Nhượng Bạn, Hà Đàm huyện Thạch Lâm, các xã Lãn Sơn, Tượng Yên huyện Thạch An hơi có văn
giáo. Xã Kim Mã huyện Nguyên Bình gần với hiếu nghĩa. Đó là điểm nổi trội. Còn nói chung thì dân
Thạch Lâm tương đối thuần hậu. Các huyện Thạch An, Nguyên Bình thì rải rác cũng có những kẻ hung
hãn gian trá. Dân làm nghề cày ruộng, người buôn bán cũng có nhưng rất ít. Tục tin chuộng thầy cúng
(thầy cúng đàn bà nhiều hơn thầy cúng đàn ông), mà hai huyện Thạch Lâm, Thạch An thì tục này nặng
nề hơn ở Nguyên Bình.
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Sản vật:

Ruộng phần nhiều là chân ruộng cao khô, thích hợp với lúa thu, không thích nghi với lúa hè. Khoai,
đậu, lúa mạch, ngô, bông, cây chàm1 thì tuỳ theo chất đất từng nơi mà trồng, nhưng phần nhiều là
trồng ngô. Trên các núi đá có cây gỗ nghiến, cây quang lang (cây bột báng). Núi đất có cây củ nâu,
sắn. Còn hươu, nai, sơn dương, gà rừng, xạ hương, mật ong trắng thì các rừng đều có, nhưng cũng
không phải thường xuyên săn bắt được. Mía thì ở Nhượng Bạn, Giang Ngô có trồng. Trà Lĩnh có lê,
đào ngon. Hà Quảng có đá nam châm. Thượng Quan có bạc. Kim Mã có thiếc. Sắt thì có ở Hà Quảng,
Ngọc Pha. Vàng có ở Thượng Quan, Suất Tính, Giang Ngô. Suất Tính có nghề làm chiếu trúc, Nhượng
Bạn có nghề làm đồ gốm.

Khí hậu:

Đất liền vùng chân rừng, nhiều sương mù chướng khí, mặt trời lên cao 2, 3 trượng sương núi mới
tan, từ thu đông đến mùa xuân đều như thế. Mùa xuân nhiều gió đông bắc, tháng 3 trời còn rét. Tháng
4 thời tiết ấm dần. Tháng 5, 6 nắng nóng, mưa nhiều, sông suối dâng tràn, sau mưa từ 3 đến 5 ngày
mới rút hết. Tháng 7, 8 lui nóng, đêm đến lạnh dần. Tháng 9, 10 trời thường âm u. Tháng 11, 12 gió
bắc, rét đậm, thỉnh thoảng có mưa tuyết. Nhưng bốn mùa không có gió bão. Nông vụ tháng 5, 6 xuống
cấy, tháng 9, 10 thu hoạch, đại khái cũng như ở trung châu.

Núi sông:

Địa thế tỉnh hạt núi liền núi, kể núi lớn thì có 6 dãy (các chi các nhánh nhỏ thì rất tản mạn, mạch
lạc không tiếp nối, khó biết rõ. ở đây tạm theo thế lớn mà chia thành các dãy để ghi sự gần xa của nơi
này nơi kia):

-Một dãy từ châu Quy Thuận nước Thanh chạy đến tổng Trung An huyện Thạch Lâm. Trong đó 4
chi tan toả ra trong huyện hạt rồi hết. Một chi chạy đến huyện Thạch An thì dừng.

-Một dãy từ châu Quy Thuận nước Thanh chạy đến tổng Trà Lĩnh. Trong đó một chi chạy đến
huyện Thạch An thì hết. Ba chi chạy liền xuống địa phận huyện Quảng Uyên.

-Một dãy từ huyện Cảm Hóa tỉnh Thái Nguyên chạy đến tổng Kim Mã huyện Nguyên Bình. Trong
đó 2 chi đến huyện Thạch Lâm thì dừng, 2 chi nữa đến huyện Thạch An thì dừng.

-Một dãy từ huyện Cảm Hóa chạy đến tổng Thượng Quan, liền xuống địa phận huyện Thạch An,
chạy tiếp đến châu Hạ Đống nước Thanh.

-Một dãy từ phủ Trấn An nước Thanh chạy đến tổng Hà Quảng huyện Thạch Lâm, đến tổng Thông
Nông thì dừng.

-Một dãy từ huyện Để Định tỉnh Tuyên Quang chạy đến tổng Thông Nông huyện Thạch Lâm thì
dừng. Trong đó những núi có tên:

-Huyện Thạch Lâm có các núi: Mã Phục, Mã Phi, Bình Phong, Nha Sơn, Thiên Mã.

-Huyện Thạch An có các núi: Sầm Sơn, Hoàng Sơn, Luân Sơn, Uy Sơn, Kê Minh, Tam Đẩu, Long
Hàm.

-Huyện Nguyên Bình có các núi: Liêu Sơn, Ba Ngân, Ngưu Giác, Giảng Sơn, Mai Sơn.

Sông:

Có 3 sông lớn là sông Mãng, sông Hiến và sông Cổn.

-Sông Mãng: Một dòng sông từ phủ Trấn An nước Thanh đổ xuống huyện Thạch Lâm. Lại có 4
nhánh: một nhánh từ châu Quy Thuận nước Thanh, một nhánh từ huyện Để Định tỉnh Tuyên Quang,

                                                     
1Cây chàm, ngv.: lam thảo , thường dùng lấy vỏ và lá để nhuộm màu xanh chàm.
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một nhánh từ huyện Cảm Hóa tỉnh Thái Nguyên, một nhánh từ núi xã Phù Đống huyện Thạch Lâm,
đều hợp lưu ở huyện Thạch Lâm, chảy qua huyện Thạch An, rồi chảy sang đất Long Châu nước Thanh.

-Sông Hiến: Một dòng từ núi Vụ Nông huyện Nguyên Bình chảy xuống huyện Thạch An. Lại có 2
nhánh: một nhánh từ núi Ba Ngân huyện Nguyên Bình, một nhánh từ núi Tịnh Đà huyện Thạch An,
đều hợp lưu ở huyện Thạch An chảy đến tổng Lãn Sơn, hợp lưu với sông Mãng.

-Sông Cổn: Một dòng từ núi Tráng Biên tổng Trà Lĩnh huyện Thạch Lâm chảy xuống đến tổng
Ngọc Pha huyện Thạch An, hợp lưu với sông Mãng.

Danh thắng:

-Huyện Thạch Lâm: Thành cổ Nà Lữ, đá khắc bài thơ ở núi Hoà Ninh, chùa cổ Vu Thuỷ, động Trà
Lĩnh.

-Huyện Thạch An: Thành cổ Phục Hoà, miếu cổ Linh Sơn, chùa cổ Xuân Lĩnh.

-Huyện Nguyên Bình: không có danh thắng nào đáng chép.

Đường đi:

-Một đường lớn từ phủ lỵ đi về phía đông, qua xã Cù Sơn huyện Thạch Lâm và các xã Hà Hoàng,
Gia Cung huyện Thạch An, qua hai trạm Cao Phúc, Cao Nhã đến đỉnh núi Chung Sơn giáp giới huyện
Thất Khê tỉnh Lạng Sơn, dài 57 dặm.

-Một đường nhỏ từ trạm Cao Phúc đi về phía đông nam, qua phố Thơm Ban đến trại Nà Lạn giáp
giới châu Hạ Đống nước Thanh, dài 45 dặm 12 trượng.

-Một đường từ xã Gia Cung đi về phía đông, qua xã Ngọc Pha huyện Thạch An, xã án Lại huyện
Thạch Lâm đến xã Đoài Khôn giáp huyện Quảng Uyên, dài 24 dặm.

-Một đường từ xã án Lại đi về phía đông bắc, qua xã Trà Lĩnh đến xã Hy Lũng giáp châu Quy
Thuận nước Thanh, dài 34 dặm 50 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây bắc, qua phố Tứ Chiếng đến xã Cần Nông giáp giới huyện
Để Định tỉnh Tuyên Quang, dài 72 dặm.

-Một đường từ phố Tứ Chiếng đi về phía tây, qua các xã Quảng Trù, Sóc Giang, đến xã Nà Xác
giáp ải Bình Mạnh phủ Trấn An nước Thanh, dài 50 dặm 25 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây nam, qua các xã Nà Lữ, Lân Chỉ huyện Thạch Lâm, các xã
Gia Bằng, Bằng Đức huyện Nguyên Bình đến xã Vân Tòng giáp giới huyện Cảm Hóa tỉnh Thái
Nguyên, dài 50 dặm.

huyện Thạch Lâm

Huyện Thạch Lâm1 do phủ Hoà An kiêm lý.

Huyện hạt phía đông giáp giới huyện Thạch An, phía tây giáp giới phủ Trấn An nước Thanh, phía
nam giáp giới huyện Nguyên Bình, phía bắc giáp giới châu Quy Thuận nước Thanh.

Đông tây cách nhau 90 dặm. Nam bắc cách nhau 60 dặm.

Sổ binh hiện tại 74 người (sổ cũ không rõ).

                                                     
1Huyện Thạch Lâm : Đời Lý Trần là đất châu Thái Nguyên. Huyện mang tên châu Thạch Lâm thuộc phủ

Cao Bằng đặt từ năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông. Trải qua các triều vẫn là châu Thạch Lâm.
Năm Minh Mệnh 16 (1835) tách châu Thạch Lâm thành 2 huyện Thạch Lâm và Thạch An thuộc phủ Hoà An
(từ 1850 bỏ). Năm Tự Đức 27 (1874) khi lập lại phủ Hoà An, tách thêm một số tổng xã sang huyện Nguyên
Bình mới lập. Nay thuộc các huyện Hoà An, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng.
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Nhân số các hạng, theo sổ cũ 1.969 người. Hiện nay có 1.148 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.076 quan 6 tiền.
-Thuế biệt nạp (nộp bằng bạc): 142 lạng 5 đồng cân.
-Thuế sắt rèn (nộp thay bằng bạc): 25 lạng 2 tiền.

Ruộng đất các hạng, theo sổ cũ có: 7.659 mẫu 7 sào 7 thước 6 tấc.

Hiện khẩn hoang được 6.095 mẫu 5 sào 2 thước 4 tấc.
-Nộp bằng thóc: 1.699 hộc 10 bát 5 nắm.
-Nộp bằng tiền: 1.064 quan 6 tiền 54 đồng tiền.

Thuế mỏ sắt Khải Hoà nộp bằng bạc: 20 lạng.

Huyện có 8 tổng:

1-Tổng Hà Đàm, 6 xã, phố:
1.Xã Hà Đàm 2.Xã Xuân An 3.Xã Cù Sơn 4.Xã Vu Thủy
5.Xã Nà Lữ 6.Phố An Bình

2-Tổng Nhượng Bạn, 13 xã, phố, ấp, động, trại:
1.Xã Nhượng Bạn 2.Xã Thọ Cương 3.Xã Thạch Môn 4.Xã Bác Kiều
5.Xã Thạch Động 6.Xã Phúc Tăng 7.Xã Cối Khê 8.Xã An Ninh
9.Xã Hoà Ninh 10.Xã Lân Chỉ 11.Trại Cam Giá 12.Phố Tứ Chiếng
13.ấp Tứ Chiếng

3-Tổng Hà Quảng, 7 xã:
1.Xã Hà Quảng 2.Xã Quảng Trù 3.Xã Xuân Trù 4.Xã Sóc Giang1

5.Xã Minh Loan 6.Xã Hà Gian 7.Xã Nà Xác

4-Tổng Tĩnh Oa, 7 xã, phố:
1.Xã Tĩnh Oa 2.Xã Linh Hoàng 3.Xã An Lạc 4.Xã Nghi Bố
5.Xã Đại Lai 6.Xã Bác Xá 7.Phố Tĩnh Oa

5-Tổng Phù Đống, 8 xã:
1.Xã Phù Đống 2.Xã Xuân Nông 3.Xã Đào Ngạn 4.Xã Phù Tang
5.Xã Trừng Hà 6.Xã Hoà Mục 7.Xã Ngọc Phố2 8.Xã Xuân Đào

6-Tổng Trung An3, 11 xã, thôn:
1.Xã Khâu An 2.Xã Cảnh Biện 3.Xã Khiếu Đắc 4.Xã An Lũng
5.Xã Nậm Thục 6.Thôn Thượng 7.Thôn Trung 8.Thôn Nội
9.Thôn Ngoại 10.Thôn Hạ 11.Thôn Lũng

7-Tổng Trà Lĩnh, 13 xã, thôn, phố:
1.Xã Trà Lĩnh 2.Xã Đoài Khôn 3.Xã Mễ Sơn 4.Xã án Lại
5.Xã Ca Xuyên 6.Xã Trà Sơn 7.Xã Thạch Lại 8.Xã Tĩnh Lãng
9.Xã Tráng Biên 10.Xã Hy Lũng 11.Thôn Quang 12.Phố Trà Lĩnh
13.Phố án Lại

                                                     
1Xã Sóc Giang: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Sóc Hồng . Năm đầu đời Tự Đức (1848) kiêng tên huý tiểu

tự của Tự Đức (Hồng Nhậm), đổi là Sóc Giang .
2Xã Ngọc Phố: Đầu đời Tự Đức về trước là xã Kim Phố . Từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng chữ Kim (Triệu

Tổ nhà Nguyễn), đổi là Ngọc Phố .
3Tổng Trung An: Từ đời Minh Mệnh về trước là tổng Hoa Phố . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi

là tổng Trung An .
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8-Tổng Thông Nông, 12 xã, thôn, phố, động:
1.Xã Thông Nông 2.Xã Lương Y 3.Xã Lương Năng 4.Xã Đa Năng
5.Xã Thông Sơn 6.Xã An Dương 7.Xã Cần Nông 8.Phố Trung Thảng
9.Xã Lang Can 10.Động Suối Điêu 11.Động Suối Đáo 12.Động Môn Độc

Phong tục:

Trong huyện nhiều người Thổ (Tày) ít người Nùng, người Mán. Hai tổng Nhượng Bạn, Hà Đàm,
người Thổ (Tày) biết lễ nhượng, khá quen phong tục người Hoa. Hai xã Vu Thủy, Thọ Cương phần
nào có học. Ba tổng Trà Lĩnh, Thông Nông, Trung An quê mùa gần với trung hậu. Ba tổng Hà Quảng,
Tĩnh Oa, Phù Đống nhã nhặn nhưng hơi xảo. Thờ thần thì có miếu Nà Lữ. Thờ Phật có chùa Vu Thủy
(xem ở phần ghi về danh thắng). Ngoài ra, các xóm ấp khác chỉ dựng lều thờ thổ thần, cúng lễ thì chỉ
sơ sài hủ lậu. Tục chuộng cúng ma, hàng năm đầu xuân các nhà đều mời thầy mo về cầu an, khi ốm
đau bệnh tật cũng mời thày mo về cầu cúng chữa bệnh. Đàn bà thì càng sùng tín.

Sản vật:

Lúa má, hoa lợi và lâm sản cũng giống như các huyện Thạch An, Nguyên Bình (đã ghi ở phần
chung toàn phủ). Riêng hoa lợi thì chỉ có ngô là nhiều, trại Cam Giá trồng mía, mắc coọc ở tổng Trà
Lĩnh, đào ở xã Đoài Khôn là giống đào ngon. Đá nam châm, gang, sắt ở xã Quảng Trù. Đồ gốm ở xã
Nhượng Bạn.

Khí hậu:

Giống như các huyện Thạch An, Nguyên Bình (đã ghi ở phần chung toàn phủ).

Núi sông:

Núi có 6 dãy. Những núi có tên như các núi Mã Phục, Bình Phong, Phi Sơn, Nha Sơn, Thiên Mã
Sơn.

-Một dãy từ ải Long Bang châu Quy Thuận nước Thanh chạy đến xã Hy Lũng chia ra 2 nhánh (núi
đá): Nhánh bên trái chạy liền đến núi xã Ngọc Quản huyện Quảng Uyên. Nhánh bên phải chạy qua các
xã Thạch Lại, Trà Lĩnh đến núi Mã Phục xã án Lại. (Tương truyền Nùng Trí Cao đánh nhau với Địch
Thanh nhà Tống bị thua trận, chạy về đến núi này thì bị ngã ngựa, nhân đó gọi tên núi là Mã Phục), dài
khoảng 40 dặm. Lại chia ra 3 nhánh: một nhánh núi đá chạy dài xuống đến núi xã Bằng Đường huyện
Thạch An, một nhánh núi đá chạy đến núi Bình Phong xã Ca Xuyên (vách đá dựng đứng như cái chắn
gió nên gọi tên như vậy) chạy liền đến núi xã Thạch Bình huyện Quảng Uyên, khoảng 10 dặm. Một
nhánh núi đất chạy đến núi Mã Phi ở thôn Nội xã Cù Sơn (trên đỉnh núi có gò đá có vết xước giống
như vết vó ngựa, tương truyền là nơi Nùng Trí Cao cưỡi ngựa bay lên trời, cho nên đặt tên như vậy),
chạy liền đến núi xã Ngọc Pha huyện Thạch An, dài khoảng 6 dặm.

-Một dãy núi từ ải Vinh Lao châu Quy Thuận nước Thanh chạy đến xã Khiếu Đắc đến thôn Lũng,
chia làm 2 nhánh (núi đá): Nhánh trái chạy qua các thôn Thượng, Nội, Ngoại rồi tan hết ở các xã Mễ
Sơn, Trà Sơn, Tráng Biên, Tĩnh Lãng, dài khoảng 150 dặm. Nhánh phải qua các xã An Lung, Xuân
Đào, Đào Ngạn, Ngọc Phô, Phù Đống Trung, Phù Đống Hạ, đến xã Khâu An thì hết, dài khoảng 130
dặm. Hai nhánh ấy lại sinh thêm 3 nhánh núi đất: một nhánh tách ra ở địa phận xã Phù Đống chạy
xuống các xã Tĩnh Oa, Nghi Bố, An Lạc, đến núi Nha Sơn ở xã Quảng Trù (núi này có đá nam châm,
quặng sắt) thì hết, dài khoảng 40 dặm, một nhánh tách ra ở thôn Trung chạy xuống các xã Xuân Nông,
Thạch Động, Đại Lai, đến xã Nhượng Bạn thì hết, dài khoảng 40 dặm, một nhánh tách ra ở thôn Hạ
chạy xuống các xã Vu Thủy, Thạch Môn, Xuân An, đến xã Cù Sơn, chạy tiếp đến núi xã Xuân Phách
huyện Thạch An, dài khoảng 50 dặm.

-Một dãy núi từ ải Bình Mạnh phủ Trấn An nước Thanh chạy đến xã Nà Xác, chia làm 2 nhánh (núi
đá): Nhánh bên trái qua các xã An Dương, Xuân Trù, Linh Hoàng, Hà Quảng đến xã Hoà Ninh thì
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dừng, dài khoảng 60 dặm. Nhánh bên phải qua các xã Cần Nông, Lương Y, Thông Sơn, Thông Nông,
đến xã Lương Can thì dừng, dài khoảng 100 dặm.

-Một dãy núi từ trang Ngọc Mạo huyện Để Định tỉnh Tuyên Quang chạy đến núi đá xã Cần Nông,
qua xã Đa Năng đến xã Thông Nông thì hết, dài khoảng 60 dặm.

-Một dãy núi từ xã Triều Vũ huyện Nguyên Bình chạy đến núi Thiên Mã (núi đất) xã Phúc Tăng,
tản đi các xã Phúc Cơ, Hà Đàm, Nà Lữ, An Ninh rồi hết, dài khoảng 20 dặm.

-Một dãy núi từ xã Bà Đông huyện Nguyên Bình chạy đến, nhập với núi đá xã Hoà Ninh rồi hết, dài
khoảng 15 dặm.

Có 2 sông là sông Mãng và sông Cổn.

-Sông Mãng từ ải Bình Mạnh phủ Trấn An nước Thanh đổ xuống theo hướng từ tây sang đông, qua
các xã Nà Xác, Sóc Giang, Quảng Trù, Xuân Trù, Linh Hoàng, Bác Xá, Hà Quảng, Minh Loan, Cam
Giá, Nhượng Bạn, Thọ Cương, Nà Lữ đến xã Hà Đàm rồi chảy vào sông xã Xuân Lĩnh huyện Thạch
An, dài 68 dặm. (Trong đó đoạn từ Na Xác đến Quảng Trù rộng 5 trượng sâu 3 thước, đoạn từ Xuân
Trù đến Hà Quảng rộng 6 trượng 6 thước, sâu 5 thước, đoạn từ Minh Loan đến Cam Giá rộng 8 trượng
2 thước, sâu 6 thước, đoạn từ Nhượng Bạn đến Hà Đàm rộng 13 trượng 8 thước, sâu 5 thước).

Lại có một nhánh từ ải Vinh Lao châu Quy Thuận nước Thanh đổ xuống theo hướng từ tây sang
đông, qua các xã Trừng Hà, Hoà Mục, Phù Tang, Xuân Cư đến xã Quảng Trù hợp với sông Mãng, dài
46 dặm. (Trong đó đoạn từ Trừng Hà đến Phù Tang rộng 2 trượng, sâu 2 thước, đoạn từ Xuân Đào đến
Quảng Trù rộng 2 trượng 1 thước, sâu 3 thước).

Lại có một nhánh từ xã Khang Lạc huyện Để Định tỉnh Tuyên Quang chảy xuống theo hướng từ tây
sang đông, qua các xã Cần Nông, Lương Y, Thông Sơn, Đa Năng, Thông Nông, Lương Năng, Lương
Can chảy sang các xã Trùng Khôn, Bà Đông huyện Nguyên Bình, lại chuyển theo hướng các xã Hoà
Ninh, An Ninh, Hội Khê đến trại Cam Giá hợp với sông Mãng, dài 63 dặm. (Trong đó đoạn từ Cần
Nông đến Lương Can rộng 2 trượng 3 thước, sâu 3 thước, đoạn từ Hoà Ninh đến Cam Giá rộng 3
trượng, sâu 4 thước).

Lại có một nhánh bắt nguồn từ núi đá xã Phù Đống, chảy từ bắc xuống nam, qua các xã Tĩnh Oa,
Đại Lai đến xã Bác Xá hợp với sông Mãng, dài 42 dặm. (Trong đó đoạn từ Phù Đống đến Tĩnh Oa
rộng 2 trượng sâu 4 thước, đoạn từ Đại Lai đến Bác Xá rộng 2 trượng 2 thước, sâu 5 thước).

-Sông Cổn: Bắt nguồn từ núi đá xã Tráng Biên, chảy theo hướng tây bắc sang đông qua các xã thôn
Tĩnh Lãng, Trà Lĩnh, Quang thôn, Cảnh Biện đến xã Khâu An, chảy vào sông xã Ngọc Pha huyện
Thạch An, dài 50 dặm. (Trong đó đoạn từ Tráng Biên đến thôn Quang rộng 2 trượng, sâu 2 thước,
đoạn từ Cảnh Biện đến Khâu An rộng 2 trượng 5 thước, sâu 3 thước).

Danh thắng:

-Thành cổ Nà Lữ: Tương truyền do Đô hộ Cao Biền cho đắp vào khoảng năm Hàm Thông (860-
873) thời thuộc Đường. Sau lưng là núi, trước mặt là sông. Gạch đá xây cửa thành và chân thành đến
nay vẫn còn. Xưa, vua Lê Thái Tổ đi đánh Khắc Thiệu1, dừng đóng quân tại đây. Nay trong thành có
miếu thờ phụng (4 toà thượng, hạ, tả, hữu), được ghi vào Tự điển (sổ thờ cúng).

-Chùa cổ Vu Thủy: chùa ở sườn núi giống hình con lân. Tục gọi là chùa Đống Lân (2 toà lợp ngói).
Hàng năm mở hội chùa vào ngày mồng 9 tháng giêng.

                                                     
1Khắc Thiệu, tức Bế Khắc Thiệu, tù trưởng ở Cao Bằng, khoảng đầu niên hiệu Thuận Thiên (1428-1433) làm

phản.
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-Thơ tạc trên Đá núi Hoà Ninh: Núi đá dáng đẹp nhọn đứng, tiếng Thổ (Tày) gọi là Ba Tiêm (quốc
âm gọi là núi Nhọn), phía dưới là sông Mãng bao quanh. Xưa, vua Lê Thái Tổ đem quân đi đánh Khắc
Thiệu dẹp tan được, khắc thơ vào đá núi để ghi công1. Thơ rằng:

Phiên âm:
Bất từ vạn lý chỉnh sư đồ,
Đản nguyện biên phương xích tử tô.
Thiên địa khẳng dung gian đảng tại,
Cổ kim thùy xá bạn thần chu.
Trung lương tự khả ưng đa phúc,
Bạo bội chung nan bảo nhất khu.
Đái lệ bất vong thần tử tiết,
Danh thùy vạn cổ dữ sơn câu.

Dịch:
Chẳng nề vạn dặm quyết ra quân,
Chỉ muốn biên phương cứu sống dân.
Trời đất chẳng dung quân phản tặc,
Xưa nay ai xá tội gian thần?
Trung lương ắt được ban nhiều phúc,
Bạn nghịch khôn dung giữ chiếc thân.
Dồi mài không đổi tiết thần tử,
Danh cùng núi ấy mãi muôn năm.

Nay chữ vẫn còn.

-Động Thông Thiên núi Trà Lĩnh: phía đông bắc núi đá có 3 cái hang rộng 3-4 thước, các hang đều
thông với nhau, dài 60 trượng. Xung quanh là vách đá dựng đứng, ở giữa có một cái giếng tròn, rộng 2
trượng 4 thước, sâu không đáy. Nước giếng rất trong, quanh năm không cạn. Phía trên giếng có một lỗ
thông thiên, rộng 5-6 thước, mặt trời trăng sao rọi xuống, nước giếng sáng long lanh rất đẹp. Tiếng
Thổ (Tày) gọi là ang nÉm (quốc âm là chậu nước).

Đường đi:

-Một đường lớn từ phủ lỵ đi về phía đông, qua xã Vu Thuỷ đến xã Cù Sơn giáp giới huyện Thạch
An, dài 3 dặm 7 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây bắc, qua các phố Tứ Chiếng, Trung Thảng đến xã Cần
Nông giáp giới huyện Để Định tỉnh Tuyên Quang, dài 72 dặm.

Lại một đường từ phố Tứ Chiếng đi về phía tây, qua các xã Quảng Trù, Sóc Giang đến xã Nà Xác
giáp ải Bình Mạnh phủ Trấn An dài 50 dặm 52 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây nam, qua các xã Nà Lư, Phúc Tăng đến động Lân Chỉ giáp
giới huyện Nguyên Bình, dài 20 dặm.

                                                     
1ĐNNTC có ghi dòng lạc khoản của bài thơ này: Thuận Thiên tứ niên Tân hợi chính nguyệt nhị thập nhật đề

 Đề ngày 20 tháng giêng năm Tân hợi niên hiệu Thuận Thiên thứ 4 (1431).
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Huyện Thạch An

Huyện Thạch An1 do phủ Hoà An thống hạt. Lỵ sở tạm thời của huyện tiếp giáp phía đông thành
tỉnh. Vào năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) huyện lỵ đặt tại xã Ngọc Pha tổng Ngọc Pha. Năm Tự Đức
thứ 11 (1858) dời đến thôn Cam Mỹ. Từ năm thứ 15 (1862) đến năm thứ 25 (1872) từng bị "phỉ" quấy
nhiễu, huyện nha dời chuyển thất thường. Năm thứ 26 (1872) tạm đóng huyện lỵ ở địa điểm nói trên.
Xung quanh huyện lỵ trồng rào tre, chưa đắp sửa thành, hào.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Quảng Uyên, phía nam giáp huyện Thất Khê tỉnh Lạng Sơn, phía

tây và phía bắc đều giáp huyện Thạch Lâm.

Đông tây cách nhau 32 dặm. Nam bắc cách nhau 72 dặm.

Số lính theo sổ hiện tại: 34 người.

Nhân số các hạng theo sổ cũ: 1.922 người. Hiện có 586 người.

Thuế:
-Nộp bằng tiền: 570 quan 7 tiền.
-Biệt nạp bằng bạc: 42 lạng 5 đồng cân.

Ruộng đất:
-Ruộng đất các hạng, theo sổ cũ: 6.871 mẫu 2 sào 6 thước 4 tấc 5 phân.
-Hiện khai khẩn: 3.013 mẫu 3 sào 14 thước 1 tấc.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng thóc: 916 hộc 20 bát 9 vốc 3 nắm.
-Nộp bằng tiền: 466 quan 9 tiền 41 đồng tiền.
Thuế sắt đông nam nộp bằng bạc: 4 lạng 5 tiền.
Thuế mỏ vàng Vĩnh Giang lệ cũ 3 lạng. Thuế mỏ vàng Tĩnh Đà lệ cũ 2 lạng 5 tiền. Thuế mỏ
vàng Phú Nội lệ cũ 30 lạng. Nhưng các mỏ ấy hiện nay đã đóng cửa.

Huyện có 7 tổng:

1-Tổng Lãn Sơn2, 11 xã, thôn, phố, trại:
1.Xã Lãn Sơn3 2.Xã Gia Cung 3.Xã Mỹ Sơn 4.Xã Cổ Vũ
5.Xã Vân Du 6.Thôn Cam Mỹ 7.Phố Lương Mã 8.Phố Mục Mã
9.Trại Suối Hân 10.Trại Suối Lai (đã hết sổ) 11.Trại Suối Lái (đã hết sổ)

2-Tổng Tượng Yên, 12 xã, trại:
1.Xã Tượng Yên 2.Xã Hàm An 3.Xã Bác Lục 4.Xã Hà Hoàng
5.Xã Tân Trại 6.Xã Thắng Khâu 7.Xã Bằng Đường 8.Xã Tượng Cần
9.Xã Xuân Phách 10.Xã Tiên Động 11.Xã Ninh Lạc
12.Trại Nà Lược (đã hết sổ)

3-Tổng Phục Hoà, 7 xã, phố, trại:
1.Xã Phục Hoà 2.Xã Bút Phong 3.Xã Xuân Quang 4.Xã Tiên Giao
5.Xã Sầm Xuyên4 6.Phố Bằng Lâu 7.Trại Can Kham

                                                     
1Huyện Thạch An: : Nguyên là đất châu Thạch Lâm thuộc phủ Cao Bằng. Năm Minh Mệnh 16 (1835)

tách châu Thạch Lâm thành 2 huyện Thạch Lâm và Thạch An đặt thuộc phủ Hoà An. Nay thuộc huyện Hoà An
tỉnh Cao Bằng.

2Xem chú sát dưới.
3Tổng và xã Lãn Sơn : Đầu Nguyễn về trước là tổng và xã Lại Sơn.
4Xã Sầm Xuyên: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Sầm Tuyền . Năm đầu Thiệu Trị (1841) kiêng đồng âm
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4-Tổng Thượng Pha, 6 xã, bang:
1.Xã Thượng Pha 2.Xã Hạ Pha 3.Xã Mai Lũng 4.Xã Xuân Hoà1

5.Xã Bố Bạch2 6.Bang Quảng Đông (đã hết sổ)

5-Tổng Ngọc Pha3, 14 xã, phố, trại:
1.Xã Ngọc Pha4 2.Xã Bác Sơn 3.Xã Phúc ứng 4.Xã Nhã Nam
5.Xã Bằng Lũng 6.Xã Bằng Giản 7.Xã Tung Cao 8.Xã Phú Thứ
9.Xã Hà Trì 10.Xã Nga Chỉ 11.Xã Thơm Ban 12.Xã Ngọc Trĩ5

(Trở xuống là các xã, phố đã hết sổ) 13.Phố Nậm Nàng 14.Trại Mang Lai

6-Tổng Suất Tính, 14 xã, phố, trại:
1.Xã Suất Tính 2.Xã Nội Chiếm 3.Xã Cao Môn6 4.Xã Bác Khê
5.Xã Lâm Xuyên 6.Xã Đường Âm 7.Xã Tĩnh Đà
8.Xã Thanh Xuyên7 (đã hết sổ) 9.Xã Phú Bác
10.Phố áng Mô (đã hết sổ) 11.Phố Bác Cung 12.Động Suối Tranh
13.Động Suối ải 14.Động Muội Vu

7-Tổng Giang Ngô, 17 xã, phố, bang, trại:
1.Xã Giang Ngô 2.Xã Tục Mỹ 3.Xã Cần Phán 4.Xã Đào Ninh
5.Xã Vĩnh Sơn 6.Xã Yến Dương 7.Phố Nà Lạn (đã hết sổ).
8.Bang Quảng Tây (đã hết sổ). 9.Trại Lũng Lâu 10.Trại Bác Phách
11.Trại Nà Trinh 12.Trại Nà Lạn 13.Trại Lũng Xuyến
(Trở xuống là các trại đã hết sổ) 14.Trại Dạ Lung 15.Trại Cốc Khâu
16.Trại Vu Tập 17.Trại Can Mộc

Phong tục:

Trong huyện nhiều người Thổ (Tày), ít người Nùng, người Mán. Hai tổng Lãn Sơn, Tượng Yên gần
thành tỉnh, người Thổ (Tày) khá quen phong tục của người Hoa, trong đó có những nơi có học như các
xã phố: Lương Mã, Mục Mã, Cam Mỹ, Gia Cung (thuộc tổng Lãn Sơn), Tượng Cần, Xuân Phách, Hà
Hoàng, Tân Trại (thuộc tổng Tượng Yên). Các tổng Suất Tính, Ngọc Pha thì quê mùa, gần mức đôn
hậu, mà xã Ngọc Pha thì lại có học. Các tổng Giang Ngô, Phục Hoà, Thượng Pha vô lễ mà ham tranh
giành, xã Tiên Giao thì rất thích kiện tụng. Còn việc thờ thần thì có miếu Sầm Sơn (xem phần danh

                                                                                                                                                                     
tên huý vua Thiệu Trị, đổi là Sầm Xuyên .

1Xã Xuân Hoà: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Thì Hoà , từ 1848 kiêng tên huý vua Tự Đức, đổi là Xuân
Hoà .

2Xã Bố Bạch: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Bố Tuyền . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng đồng
âm tên huý vua Thiệu Trị, đổi là Bố Bạch .

3Xem chú sát dưới.
4Tổng và xã Ngọc Pha: Từ 1860 về trước là tổng và xã Kim Pha , từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm

chữ Kim (tên huý Triệu Tổ nhà Nguyễn), đổi là Ngọc Pha .
5Xã Ngọc Trĩ: Từ 1860 về trước là tổng và xã Kim Trĩ , từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm chữ Kim

(tên huý Triệu Tổ nhà Nguyễn), đổi là Ngọc Trĩ .
6Xã Cao Môn: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Môn . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa (tên huý

mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Cao Môn .
7Xã Thanh Xuyên: Từ 1860 về trước là tổng và xã Kim Xuyên , từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm

chữ Kim (tên huý Triệu Tổ nhà Nguyễn), đổi là Thanh Xuyên .
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thắng), phố Lương Mã, phố Mục Mã có miếu Quan Đế. Thờ Phật thì có chùa Xuân Lĩnh (xem phần
danh thắng), chùa Cao Phượng. Ngoài ra thì ở các xóm, ấp chỉ dựng lều cỏ thờ thổ thần. Tập tục tin mo
then cúng bái, cũng giống như huyện Thạch Lâm.

Sản vật:

Thóc lúa, hoa lợi và sơn lâm sản thì cũng giống như hai huyện Thạch Lâm, Nguyên Bình (xem
phần ghi chung toàn phủ). Lâm phận tổng Suất Tính có sa nhân, trại Bác Phách trồng mía. Tổng
Thượng Pha có mắc coọc thơm ngon. Tổng Suất Tính có nghề làm chiếu trúc (do ở tỉnh không có cây
cói, phần nhiều dùng tre làm chiếu). Xã Ninh Lạc có mỏ sắt, các xã Vĩnh Giang, Tĩnh Đà, Phú Nội có
mỏ vàng.

Khí hậu:

Giống hai huyện Thạch Lâm, Nguyên Bình (xem phần ghi chung toàn phủ).

Sông núi:

Có 5 dãy núi, trong đó những núi có tên như núi Sầm Sơn, Hoàng Sơn, Luân Sơn, Uy Sơn, Kê
Minh, Tam Đẩu, Long Hàm.

-Một dãy núi từ núi xã Bằng Đức huyện Nguyên Bình chạy đến núi Uy Sơn (núi đất) xã Nội Chiếm.
Các nhánh nhỏ của núi này chạy tản đến các tổng Ngọc Pha, Thượng Pha, Giang Ngô. Xã Phú Thứ có
núi Luân Sơn (núi đất to cao nhất, là một trong 4 núi "Tứ trụ" của tỉnh). ở địa phận giáp ba xã Giang
Ngô, Yến Dương, Xuân Hoà có núi Kê Minh (là núi đất. Tương truyền là nơi tướng nhà Mạc bị quân
nhà Lê đánh bại, luôn đêm chạy đến núi này, nghe trong thôn có tiếng gà gáy nên đặt tên như vậy).
Núi này chỗ cao chỗ thấp liên tiếp với nhau, xen nhau cả núi đất và núi đá. Phía nam núi tiếp giáp
huyện Thất Khê tỉnh Lạng Sơn. Phía đông núi chạy đến trại Nà Lạn rồi chạy sang châu Hạ Đống nước
Thanh. Tính chung từ Nội Chiếm đến Nà Lạn dài khoảng 130 dặm.

-Một dãy núi từ núi xã Bằng Đức huyện Nguyên Bình chạy đến núi đất thôn Hu xã Nội Chiếm, qua
các xã Phú Bác, Lâm Xuyên, đến xã Suất Tính thì dừng, dài khoảng 50 dặm.

-Một dãy từ núi xã Mang Động huyện Nguyên Bình chạy đến núi đất xã Vân Du, đến xã Cổ Vũ có
núi Tam Đẩu (trên núi có 3 ngọn cao cho nên gọi thế), lại chạy qua xã Thắng Khâu đến xã Hà Hoàng
thì hết, dài khoảng 50 dặm.

-Một dãy từ núi xã Cù Sơn huyện Thạch Lâm chạy đến núi Long Hàm (núi đất, có tảng đá giống
hàm con rồng nên gọi thế) ở xã Xuân Phách, qua núi Sầm xã Tượng Cần (núi đất cao to nhất, là một
trong bốn núi "Tứ trụ" của tỉnh, dưới núi có miếu thờ Nùng Trí Cao) đến xã Gia Cung thì hết, dài
khoảng 15 dặm.

-Một dãy từ núi xã án Lại huyện Thạch Lâm chạy đến núi đá xã Bằng Đường, nối liền xuống núi xã
Đa Tốn huyện Quảng Uyên, dài khoảng 10 dặm. Lại một nhánh từ chỗ giáp núi Cù Sơn ở thôn Nội xã
án Lại, chạy đến núi Hoàng xã Ngọc Pha (núi đất, rất cao to, là một trong bốn núi tứ trụ của tỉnh) qua
xã Nga Chỉ đến xã Hà Trì thì hết, dài khoảng 20 dặm.

Sông có 3 sông: sông Mãng, sông Hiến và sông Cổn.

-Sông Mãng: từ xã Hà Đàm huyện Thạch Lâm đổ xuống theo hướng từ tây sang đông, qua các xã
Xuân Lĩnh, Tân Trại, Hà Hoàng, Xuân Phách, Tượng Cần, Gia Cung, Ngọc Pha, Nga Chỉ, Xuân
Quang, Sầm Xuyên, Phục Hoà, Tục Mỹ, đến xã Cần Phán, chảy thông đến cửa Thuỷ Khẩu thuộc Long
Châu nước Thanh, dài 95 dặm. Trong đó giang phận Xuân Lĩnh sâu 7 trượng (tục gọi là Đầm Chuông).
Đoạn từ Tân Trại đến Ngọc Pha sâu 6 thước, trong đó có 5 bãi nổi, khi nước cạn có thể lội qua. Đoạn
từ Nga Chỉ đến Sầm Xuyên sâu 1 trượng. Đoạn từ Phục Hòa đến Cần Phán sâu 2 trượng, rộng 15
trượng.
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-Sông Hiến: từ xã Mang Động, huyện Bình Nguyên đổ xuống theo hướng từ tây sang đông, qua các
xã Cổ Vũ, Tượng Yên, Ninh Lạc đến xã Gia Cung, hợp dòng với sông Mãng, dài 22 dặm (rộng 7
trượng 5 thước, sâu 5 thước). Lại một nhánh bắt nguồn từ núi xã Tĩnh Đà, một nhánh từ sông xã Bằng
Đức huyện Nguyên Bình, hai nhánh hợp vòng đai ở xã Nội Chiếm, rồi chảy theo hướng từ tây nam lên
bắc, qua các xã Lâm Xuyên, Thanh Xuyên, Suất Tính đến xã Cổ Vũ hợp dòng với sông Hiến, dài 64
dặm. Trong đó đoạn từ Nội Chiếm đến Phú Bác rộng 1 trượng 5 thước, sâu 2 thước. Đoạn từ Lâm
Xuyên đến Cổ Vũ rộng 2 trượng 2 thước, sâu 3 thước.

-Sông Cổn: từ xã Khâu An huyện Thạch Lâm đổ xuống theo hướng từ bắc xuống nam, đến xã Ngọc
Pha hợp với sông Mãng, dài 22 dặm rộng 2 trượng 7 thước, sâu 4 thước.

Danh thắng:

-Thành cổ Phục Hoà: Tương truyền thành do Đô hộ Cao Biền xây đắp năm Hàm Thông (860-873)
thời thuộc Đường. Trước thành là sông, sau lưng là núi, địa thế rất đẹp. Gạch đá xây chân thành nay
vẫn còn.

-Miếu Sầm Sơn: Miếu ở chân núi Sầm xã Tượng Cần. Tương truyền đời Lý, Nùng Trí Cao người
huyện Quảng Uyên, đem quân đi đánh nước Tống, lấy được hai châu Ung, Hoành, sau bị Địch Thanh
nhà Tống đánh bại, cưỡi ngựa quay về đây, rồi bay lên không mà thoát hoá. Nguyên ngày trước miếu ở
trên đỉnh núi, dân xã lên tế lễ không thuận tiện nên cầu thần xin cho di chuyển, bỗng nhiên thấy một
tấm tranh từ trên mái miếu bay xuống chân núi, dân xã bèn dựng miếu ở nơi đó. Hiện nay miếu vũ (lợp
ngói) nguy nga, linh thiêng hiển ứng. Phàm quan tỉnh đến cầu mưa, dân chúng đến cầu phúc không
điều gì không linh ứng, quả là ngôi đền thiêng liêng nhất trong tỉnh. Hàng năm vào mùa xuân mồng
mười tháng giêng, trai gái xa gần nô nức đến chiêm bái, nhân đó mở hội vui chơi ca hát.

-Chùa Xuân Lĩnh: Tên chữ là chùa Viên Minh. Tương truyền xưa có hai quả chuông, một quả là
chuông trống (hùng), một quả là chuông mái (thư). Khi nhà Mạc chiếm cứ vùng này, ban đêm chuông
ấy thường từ đầm sông Mãng đánh nhau với thủy thần. Có một đêm ở chỗ đầm sông nghe tiếng
chuông và tiếng nước kêu gầm chấn động. Sáng sớm ra xem thấy mất quả chuông trống, không ai lấy,
nhân đó gọi chỗ đầm sông đó là Đầm Chuông. Ba năm sau có thương nhân người Thanh nói người ta
tìm được ở bờ sông phủ Thái Bình một quả chuông lớn không có xi đầu1, trên thân chuông có khắc 4
chữ "Viên Minh tự chung". Hỏi quan trấn thì được biết sư chùa Viên Minh đã sang tận nơi thăm dò thì
quả đúng như thế. Nay tại chùa quả chuông mái vẫn còn. Theo cổ tục, hàng năm đến ngày 10 tháng
giêng chùa mở hội lớn. Nhưng sau binh lửa quy mô lễ hội không được như trước nữa.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ huyện lỵ đi về phía nam qua 2 trạm Cao Phúc, Cao Nhã đến đỉnh núi
Chung Sơn giáp giới huyện Thất Khê tỉnh Lạng Sơn, dài 43 dặm.

Lại một đường nhỏ từ trạm Cao Phúc đi về phía đông nam, qua phố Thơm Ban đến trại Nà Lạn giáp
giới châu Hạ Đống nước Thanh, dài 45 dặm 12 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua Suất Tính đến xã Cao Môn giáp huyện Cảm Hóa
tỉnh Thái Nguyên, dài 100 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua sông Hiến đến xã Hoàng Hà giáp giới huyện Thạch
Lâm, dài 4 dặm.

                                                     
1Xi đầu : Bộ phận trang trí hình đầu con xi kiêm làm lỗ treo đúc ở trên chóp chuông (xi  là con rồng

không sừng trong thần thoại).
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-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua sông Mãng, đến xã Ngọc Pha giáp địa giới huyện
Thạch Lâm, dài 4 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam, qua xã Lãn Sơn đến xã Vân Du giáp huyện Nguyên
Bình dài 38 dặm.

Huyện Nguyên Bình

Nguyên Bình1 là huyện thống hạt của phủ Hoà An. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) vâng mệnh mới đặt.

Huyện hạt ở phía tây nam thành tỉnh. Huyện lỵ tạm đặt ở phố Ngân Sơn xã Vân Tòng tổng Thượng
Quan (cách thành tỉnh 75 dặm).

Huyện hạt phía đông giáp huyện Thạch An, phía tây giáp châu Bạch Thông tỉnh Thái Nguyên, phía
nam giáp huyện Cảm Hóa tỉnh Thái Nguyên, phía bắc giáp huyện Thạch Lâm.

Đông tây cách nhau 43 dặm. Nam bắc cách nhau 85 dặm.

Số lính theo sổ hiện tại: 2 người (do phía nam huyện từng bị phỉ quấy nhiễu, chưa chọn thêm, còn
sổ cũ bao nhiêu không rõ).

Nhân số các hạng theo sổ cũ: 595 người. Hiện có 184 người.

Thuế:
-Nộp bằng tiền: 178 quan 1 tiền.
-Thuế biệt nạp (bằng bạc): 34 lạng.
-Thuế sắt rèn (nộp thay bằng bạc): 25 lạng 2 tiền.

Ruộng đất:
-Ruộng đất các hạng, theo sổ cũ: 1.953 mẫu 2 sào 13 thước.
-Hiện khai khẩn: 678 mẫu 8 sào 6 thước.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng thóc: 167 hộc 34 bát 8 vốc.
-Nộp bằng tiền: 113 quan 5 tiền.
Thuế mỏ thiếc Vụ Nông thu bằng thiếc trắng 100 cân.
Thuế mỏ bạc Ngân Sơn nguyên ngạch 370 lạng. Hiện thu 100 lạng.
Thuế mỏ vàng Thuần Mang nguyên ngạch 13 lạng. Nay đã đóng mỏ.

Huyện có 4 tổng:

1-Tổng Cẩm Lý, 6 xã:
1.Xã Cẩm Lý 2.Xã Xuân Hoảng 3.Xã Kế Môn 4.Xã Mang Động
5.Xã Lương Trà 6.Xã Bốc Thượng

2-Tổng Thượng Quan, 8 xã, trang:
1.Xã Thượng Quan 2.Xã Vân Tòng 3.Xã Thượng ân 4.Xã Cốc Đán
5.Xã Hương Nê2 6.Xã Bằng Đức 7.Xã Thuần Mang 8.Trang Bình Lãng

3-Tổng Gia Bằng, 5 xã:

                                                     
1Huyện Nguyên Bình : Huyện mới đặt năm Tự Đức thứ 27 (1874) do đất của huyện Thạch Lâm và 2

tổng Thượng Quan, Kim Mã trước thuộc huyện Cảm Hoá tỉnh Thái Nguyên cắt sang. Nay là các huyện Ngân
Sơn, Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng.

2Xã Hương Nê: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Nê . Đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa, đổi là
Hương Nê .



Tỉnh Cao Bằng Đồng khánh địa dư chí

668

1.Xã Gia Bằng 2.Xã Bà Đông 3.Xã Bình Lãng 4.Xã Trùng Khôn
5.Xã Triều Vũ

4-Tổng Kim Mã, 6 xã:
1.Xã Kim Mã 2.Xã Tam Lộng 3.Xã Vụ Nông 4.Xã Hoành Mô1

5.Xã Linh Quang 6.Xã Linh Mai

Phong tục:

Trong hạt người Thổ (Tày) ít, người Mán nhiều. Người tổng Kim Mã chất phác, đôn hậu, xẩy khi
có giặc dã thì cố kết với nhau chống cự, không hàng giặc, đáng coi là hiếu nghĩa. Người tổng Thượng
Quan hung hãn, gian trá. Tổng Gia Bằng thì xã Gia Bằng có phần xảo trá. Tổng Cẩm Lý thì xã Kế Môn
hơi hung hãn. Còn nữa thì đều thật thà chất phác. Trong các xóm ấp chỉ dựng lều cỏ thờ thổ thần, mà
không có đình thờ thần, cũng không có chùa thờ Phật. Tục thích then mo cúng bái, cũng gần giống hai
huyện Thạch An, Thạch Lâm.

Sản vật:

Thóc lúa, hoa màu, sơn lâm sản cũng như hai huyện Thạch An, Thạch Lâm (xem ở phần ghi chung
toàn phủ). Duy có ngô và củ nâu tương đối nhiều. Mắc coọc thì các tổng đều có, nhưng vị nhạt. Xã
Vân Tòng, xã Thượng Quan có mỏ bạc, xã Thuần Mang có mỏ vàng, xã Vụ Nông có mỏ thiếc.

Khí hậu:

Giống hai huyện Thạch An, Thạch Lâm, xem phần ghi chung toàn phủ.

Núi sông:

Có 2 dãy núi, trong đó có tên như các núi: Liêu Sơn, Ba Ngân, Ngưu Giác, Giảng Sơn, Mai Sơn.

-Một dãy từ núi Hoắc Sơn huyện Cảm Hóa tỉnh Thái Nguyên chạy đến núi đá xã Tam Lộng, qua
các xã Hoành Mô, Vụ Nông đến xã Linh Mai, dài khoảng 20 dặm. Tiếp đó chia làm 2 nhánh. Một
nhánh là núi đá qua các xã Gia Bằng, Trùng Khôn đến xã Bà Đông chạy xuống nối liền với núi xã Hoà
Ninh huyện Thạch Lâm, dài khoảng 40 dặm. Một nhánh là núi đất chạy qua các xã Xuân Hoảng,
Lương Trà, Kế Môn đến núi Liêu ở xã Triều Vũ (núi đất rất cao lớn, là một trong bốn núi "tứ trụ" của
tỉnh) kéo liền xuống núi xã Phúc Tăng huyện Thạch Lâm, dài khoảng 36 dặm. Lại chia ra một nhánh
(núi đất) ở xã Kế Môn đến xã Mang Động chạy liền xuống núi xã Vân Du huyện Thạch An, dài
khoảng 10 dặm.

-Một dãy từ núi Hoắc Sơn huyện Cảm Hóa tỉnh Thái Nguyên chạy đến núi Ba Ngân (núi đất) ở xã
Cốc Đán chia làm 3 nhánh. Một nhánh (núi đất) qua các xã Hương Nê, Bình Lãng đến xã Đòn Mang.
Lại chuyển nhập xã Kim Hỷ huyện Cảm Hóa, dài khoảng 60 dặm. Một nhánh (núi đá lẫn đất) qua núi
Ngưu Giác xã Vân Tòng (hai đỉnh trên núi có vách đá giống hình sừng bò cho nên gọi như vậy) đến xã
Bằng Đức, chạy liền xuống núi xã Nội Chiếm, dài khoảng 50 dặm. Một nhánh núi đất chạy từ núi
Giảng Sơn ở địa phận hai xã Thượng Ân, Kim Mã đến xã Bằng Đức, dài khoảng 40 dặm. Lại từ địa
phận xã Bằng Đức chia làm 2 nhánh: một nhánh núi đất chạy liền xuống núi xã Nội Chiếm huyện
Thạch An, một nhánh chạy qua núi Mai Sơn ở địa phận hai xã Cẩm Lý, Mang Động đến xã Bốc
Thượng thì hết, dài khoảng 40 dặm.

Sông có 3 dòng:

-Một dòng sông từ núi Hoắc Sơn tỉnh Thái Nguyên chảy xuống theo hướng từ bắc xuống nam, qua
các xã Tam Lộng, Kim Mã, Xuân Hoảng, Cẩm Lý đến sông Hiến xã Mang Động chảy thông sang xã
Cổ Vũ huyện Thạch An, dài 30 dặm. (Trong đó đoạn từ Tam Lộng đến Xuân Hoảng rộng khoảng 2
trượng, sâu 3-4 thước không bằng đoạn từ xã Cẩm Lý đến Mang Động rộng 6 trượng, sâu 4 thước).

                                                     
1 Xã Hoành Mô , chữ Hoành, ngv. chép, không thật chuẩn nét.
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-Một dòng sông bắt nguồn từ núi xã Vụ Nông chảy đến theo hướng từ tây bắc sang đông, qua các
xã Hoành Mô, Linh Quang đến xã Trùng Khôn hợp lưu với sông xã Lương Can huyện Thạch Lâm. Lại
qua xã Bà Đông thông với sông xã Hoà Ninh huyện Thạch Lâm, dài 30 dặm. (Trong đó đoạn từ Hoành
Mô đến Linh Quang rộng 1 trượng 8 thước, sâu 2 thước, đoạn từ Trùng Khôn đến Bà Đông rộng 2
trượng 5 thước, sâu 4 thước).

-Một dòng sông bắt nguồn từ núi Ngân Sơn chảy từ tây sang đông qua các xã Vân Tòng, Bằng Đức
thông đến sông xã Nội Chiếm huyện Thạch An, dài 35 dặm (rộng 1 trượng, sâu 3 thước).

Danh thắng:

Trong huyện không có nơi nào đáng kể là danh thắng.

Đường đi:

-Một đường từ huyện lỵ đi về phía đông, qua xã Bằng Đức đến xã Mang Động giáp giới huyện
Thạch An, dài 60 dặm.

-Một đường từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua các xã Thượng Ân, Linh Quang, Linh Mai, đến xã Gia
Bằng giáp huyện Thạch An, dài 84 dặm.

-Một đường từ huyện lỵ đi về phía nam, qua xã Vân Tòng đến xã Hương Nê giáp huyện Cảm Hoá
tỉnh Thái Nguyên, dài 5 dặm 35 trượng.

-Một đường từ huyện lỵ đi về phía tây bắc đến các xã phố Cốc Đán, Bắc Bân đến xã Bình Lãng bên
phải giáp huyện Thạch Lâm, bên trái giáp huyện Để Định tỉnh Tuyên Quang, dài 82 dặm.

Phủ Trùng Khánh

Phủ Trùng Khánh1 ở phía đông bắc thành tỉnh. Phủ kiêm lý huyện Thượng Lang, thống hạt 2 huyện
Hạ Lang và Quảng Uyên.

Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Hiếu Lễ tổng Lăng Yên huyện Thương Lang, cách thành tỉnh 82 dặm.
Nguyên trước ở đây là huyện lỵ huyện Thượng Lang, ngày tháng 8 năm Tự Đức thứ 27 (9-1874) vâng
mệnh đổi làm phủ lỵ.

Thành phủ hướng về phía bắc, mặt trước xây đá, ba mặt trái, phải, sau đắp đất. Mỗi mặt cao 4
thước, dầy 3 thước 5 tấc. Chu vi 36 trượng 8 thước. (Các mặt trước, sau, phải trái mỗi mặt 9 trượng 2
thước). Mở 2 cửa thành ở trước và sau. Riêng mặt trước có hào, rộng 5 thước, sâu 3 thước.

Phủ hạt phía đông giáp châu Hạ Lôi nước Thanh, phía tây giáp giới huyện Thạch Lâm, phía nam
giáp giới châu Thượng Long nước Thanh, phía bắc giáp giới châu Quy Thuận nước Thanh.

Đông tây cách nhau 103 dặm. Nam bắc cách nhau 101 dặm.

Số lính theo sổ hiện tại: 159 người.

Nhân số các hạng theo sổ cũ: 4.848 người. Hiện có 2.062 người.

                                                     
1Phủ Trùng Khánh : Trước là toàn bộ phủ Cao Bình  thuộc thừa tuyên Thái Nguyên đời Lê

Thánh Tông. Năm Minh Mệnh 7 (1826) đổi phủ Cao Bình thành phủ Trùng Khánh  thuộc trấn Cao
Bằng. Năm Minh Mệnh 12 (1831) đổi trấn làm tỉnh thì tỉnh Cao Bình (Bằng)  vẫn chỉ gồm duy nhất
một phủ Trùng Khánh. Năm thứ 16 (1835) tách huyện Thạch Lâm để lập phủ Hoà An gồm 2 huyện Thạch Lâm
và Thạch An. Năm Tự Đức 27 (1874) cắt 2 tổng Thượng Quan, Kim Mã trước thuộc huyện Cảm Hoá tỉnh Thái
Nguyên cho thuộc phủ Hoà An để lập thêm huyện Nguyên Bình. Như vậy, từ cuối Tự Đức đến Đồng Khánh,
phủ Trùng Khánh chỉ gồm 3 huyện Thượng Lang, Hạ Lang, Quảng Uyên, tức chỉ một phần nhỏ của phủ Trùng
Khánh đời Minh Mệnh gồm cả tỉnh Cao Bằng. Nay thuộc các huyện Trùng Khánh, Quảng Hoà, thị trấn Quảng
Uyên, huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng.
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Thuế:
-Nộp bằng tiền: 2.314 quan.
-Biệt nạp bằng bạc: 94 lạng.

Ruộng đất:
-Ruộng đất các hạng, theo sổ cũ: 20.909 mẫu 3 sào 1 thước 1 tấc 6 phân.
-Hiện khai khẩn: 11.653 mẫu 2 sào 7 thước 2 tấc 5 phân.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng thóc: 3.150 hộc 30 bát 4 vốc 3 nắm.
-Nộp bằng tiền: 1.848 quan 2 tiền 35 đồng tiền.

Phủ kiêm lý: 1 huyện Thượng Lang:

Huyện Thượng Lang, 4 tổng:
1-Tổng Lăng Yên 2-Tổng ỷ Cống 3-Tổng Nga ổ 4-Tổng Đăng Châu

Thống hạt: 2 huyện Quảng Uyên, Hạ Lang:

Huyện Quảng Uyên, 5 tổng:
1-Tổng Vũ Lăng 2-Tổng Ngưỡng Đồng 3-Tổng Lực Nông 4-Tổng Lạc Giao
5-Tổng Cách Linh

Huyện Hạ Lang, 3 tổng:
1.Tổng Lệnh Cấm 2.Tổng Điều Lang 3.Tổng Bạch Đằng

Phong tục:

Huyện Thượng Lang người Thổ (Tày) nhiều, người Nùng ít. Hai huyện Quảng Uyên, Hạ Lang một
nửa là người Thổ (Tày), một nửa là người Nùng. Các xóm ấp cư trú rải rải, tập tục có việc giống nhau
có việc khác nhau đã chép ở phần chung toàn tỉnh. Đại khái bốn tổng thuộc huyện Thượng Lang phần
nhiều thuần hậu chất phác. Các tổng Ngưỡng Đồng, Lạc Giao, Cách Linh huyện Quảng Uyên cũng gần
với thuần hậu. Các tổng Lực Nông, Vũ Lăng có phần bướng bỉnh. Hạ Lang hung hãn, điêu toa mà xã
Bạch Đằng là nhất. Dân làm nghề cày ruộng, ít người buôn bán. Tập tục tin thần linh mà cũng tin
chuộng cả then mo cúng bái (thầy cúng đàn ông nhiều, thầy cúng đàn bà ít). Con trai con gái thích vui
đùa. Ba huyện đều như vậy.

Sản vật:

Ruộng phần nhiều cằn cỗi, so với phủ Hoà An thì địa thế cao hơn. Ruộng hợp cấy vụ thu, không
hợp với lúa hè. Cây chàm, bông, lúa mạch, khoai, đậu, ngô thì tùy theo từng nơi mà trồng, nhưng phần
nhiều là lúa mạch và ngô. Trên các núi đá có cây quang lang (cây bột báng), gỗ nghiến. Trong rừng thì
rải rác cũng có nơi có hươu nai, xạ hương, mật ong trắng, củ mài. Thượng Lang có mắc coọc ngon hơn
các nơi khác. Điều Lang có trồng cây kim anh, Nga ổ có hạt dẻ. Đằng Châu có cá hương.

Khí hậu:

Địa thế ở cực bắc, núi rừng liên tiếp, khí hậu lạnh rét, nhiều lam chướng độc hại. Buổi sáng thường
có mù trắng che kín trời, mặt trời lên cao 2-3 trượng mới dần tan. Từ mùa thu đến mùa đông, mùa
xuân đều như vậy. Chỉ có mùa hè là nhẹ hơn. Tháng giêng, tháng hai gió bấc mưa phùn, sương núi
ngưng đọng. Tháng 3 gió đông kèm theo lạnh, tháng 4 ấm dần. Tháng 5, 6 gió nam trời sáng tạnh. Bắt
đầu nóng nực thì thường có mưa rào, nhưng do địa thế cao nên không có lũ . Tháng 7-8 gió tây, bắt
đầu có khí lạnh, có khi cả tuần mưa dầm. Tháng 9, 10 gió tây bắc, ban ngày trời âm u, ban đêm lạnh.
Tháng 11, 12 gió bắc, rét đậm, thường có tuyết, các khe lạch đọng băng mỏng, đến giờ mão giờ mùi có
ánh nắng mặt trời thì băng mới bắt đầu tan. Quanh năm không có bão. Nông vụ gieo mạ tháng 3, tháng
4, 5 xuống cấy, nếu để đến tháng 6 mới cấy thì không thành lúa.
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Núi sông:

Trong phủ địa thế núi liền núi, kể dãy lớn thì có 7 dãy:

-Ba dãy núi từ châu Quy Thuận nước Thanh chạy đến tổng Lăng Yên huyện Thượng Lang. Dãy bên
trái chạy đến tổng Đăng Châu. Dãy bên phải chạy đến tổng ỷ Cống thì hết. Dãy giữa lại chia làm 3
nhánh, đều chạy xuống huyện Hạ Lang rồi chạy vào châu Thượng Lang nước Thanh.

-Một dãy núi từ châu Quy Thuận chạy đến địa giới hai tổng Đăng Châu, Nga ổ huyện Thượng
Lang rồi chạy vào châu Hạ Lôi.

-Một dãy núi từ huyện Thạch Lâm chạy đến tổng Ngưỡng Đồng huyện Quảng Uyên.

-Một dãy núi từ huyện Thạch Lâm chạy đến tổng Vũ Lăng.

-Một dãy núi từ huyện Thạch An chạy đến tổng Lực Nông. [Cả ba dãy trên] đều đến giang phận
huyện Quảng Uyên thì hết. Trong đó có tên là các núi Kha Sơn ở huyện Thượng Lang, núi Sen, núi
Then ở huyện Hạ Lang.

Sông suối nông hẹp, có 4 dòng:

-Một sông từ châu Quy Thuận nước Thanh chảy đến huyện Quảng Uyên, qua hai huyện Thượng
Lang, Hạ Lang, rồi chuyển theo huyện Quảng Uyên chảy thông sang Long Châu nước Thanh.

-Một sông từ châu Quy Thuận nước Thanh đổ xuống huyện Thượng Lang, qua huyện Hạ Lang
thông sang châu Hạ Lôi nước Thanh.

-Một sông từ châu Thượng Long nước Thanh đổ xuống huyện Hạ Lang, lại chuyển về châu Thượng
Long nước Thanh.

-Một sông bắt nguồn từ núi đá xã Lệnh Cấm huyện Hạ Lang cũng chảy thông sang châu Thượng
Long nước Thanh.

Danh thắng:

Trong phủ hạt thế núi to lớn, nước sông chảy xiết, rải rác cũng có một hai đền chùa, nhưng là nơi
hoang vu không có nơi nào đáng kể là danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây qua Hiếu Lễ, Đoài Côn huyện Thượng Lang, Cảm Hiếu,
Mạn Đà huyện Quảng Uyên đến xã Thạch Bình giáp giới huyện Thạch Lâm, dài 52 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua ỷ Cống, Đoài Côn huyện Thượng Lang, Dương
áng, Lệnh Cấm, Phúc Bình huyện Hạ Lang đến xã Quang Bí giáp giới châu Thượng Long nước Thanh,
dài 80 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua các xã Bàn Đà, ổ Hạng huyện Thượng Lang,
Trạo Nhi huyện Hạ Lang đến Lũng Đa giáp giới châu Hạ Lôi nước Thanh, dài 60 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc qua các xã Lăng Yên, Bình Sa huyện Thượng Lang,
Ngưỡng Đồng huyện Quảng Uyên đến xã Quả Thoát giáp giới châu Quy Thuận nước Thanh, dài 37
dặm.

Huyện Thượng Lang

Huyện Thượng Lang do phủ Trùng Khánh kiêm lý.
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Huyện hạt1 phía đông giáp châu Hạ Lôi nước Thanh, phía tây giáp huyện Quảng Uyên, phía nam
giáp huyện Hạ Lang, phía bắc giáp châu Quy Thuận nước Thanh.

Đông tây cách nhau 60 dặm. Nam bắc cách nhau 60 dặm.

Số lính theo sổ hiện tại: 60 người.

Nhân số các hạng theo sổ cũ: 1.950 người. Hiện có 744 người.

Thuế:
-Nộp bằng tiền: 8.089 quan 6 tiền.
-Biệt nạp bằng bạc: 48 lạng.

Ruộng đất:
-Ruộng đất các hạng, theo sổ cũ: 7.408 mẫu 3 sào 4 thước 3 phân.
-Hiện khai khẩn: 4.278 mẫu 9 sào 6 thước 2 tấc 6 phân.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng thóc: 1.155 hộc 16 bát 3 vốc 5 nắm.
-Nộp bằng tiền: 740 quan 58 đồng tiền.

Huyện có 4 tổng:

1-Tổng Lăng Yên, 14 xã, thôn, phố:
1.Xã Lăng Yên 2.Xã Vương Luật 3.Xã Ngọc Côn 4.Xã Đăng NÉm
5.Xã Hiếu Lễ 6.Xã Mai Lĩnh 7.Xã Yên Hy 8.Xã Bào Khê
9.Thôn Lũng Lâu 10.Thôn Đà Pha 11.Thôn Lũng Tri 12.Thôn Bình Sa
13.Thôn Lũng Chung Lũng Trát 14.Phố Cổ Chu

2-Tổng ỷ Cống, 9 xã, phố:
1.Xã ỷ Cống 2.Xã Ngang Sơn 3.Xã Mỹ Khê 4.Xã Tứ Mỹ
5.Xã Cảnh Sơn 6.Xã Cổ Phương 7.Xã Thân Dương 8.Xã Đoài Côn
9.Phố Đoài Côn

3-Tổng Nga ổ, 11 xã, phố, trại:
1.Xã Nga ổ 2.Xã ổ Hạng 3.Xã Bồng Sơn Ngoại 4.Xã Thượng Cống
5.Xã Quan Chử 6.Xã Trùng Nhai 7.Xã Tiến NÉm 8.Xã Nga Sơn
9.Xã Bồng Sơn Nội 10.Phố Khiếu Thang 11.Trại Lũng Tí

4-Tổng Đăng Châu2, 7 xã, thôn:
1.Xã Đăng Châu3 2.Xã Lũng Điện 3.Xã Quỳnh Lâu 4.Xã Hoành Lễ
5.Xã Đống Khê 6.Xã Bàn Đà 7.Thôn Lũng Lai

Phong tục:

Trong hạt người Thổ (Tày) nhiều, người Nùng ít, phần lớn quê mùa chất phác, không thích tranh
giành. Thuần hậu nhất là hai tổng Lăng Yên và ỷ Cống, thứ đến là hai tổng Đăng Châu, Nga ổ. Thảng
hoặc cũng có những kẻ hung hãn thì cũng chỉ ở mấy xã Cổ Phương, Đăng NÉm, Nga ổ, Bàn Đà mà
thôi. Thờ thần thì chỉ có một miếu ở cạnh phủ lỵ thờ bách thần, người trong phủ mỗi năm xuân thu hai

                                                     
1Huyện Thượng Lang : Thời thuộc Hán là đất châu Tư Lang , cho đến đời Lý Trần vẫn gọi là

châu Tư Lang . Thời thuộc Minh đổi là châu Thượng Tư Lang . Đời Lê Thánh Tông, khi
định bản đồ toàn quốc (1469) đổi là châu Thượng Lang  thuộc phủ Cao Bình. Năm Minh Mệnh 15
(1834) đổi là huyện Thượng Lang . Nay thuộc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng.

2Xem chú sát dưới.
3Tổng và xã Đăng Châu: Đầu đời Minh Mệnh về trước là tổng và xã Đang Châu . Từ năm Minh Mệnh 6

(1825) kiêng đồng âm tên huý Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (Trần Thị Ngọc Đang  mẹ sinh Minh Mệnh),
đổi là Đăng Châu .
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kỳ đến tế. Ngoài ra đình chùa đều không có. Các xóm ấp thì chỉ dựng lều cỏ thờ thổ thần. Người ốm
đau hoặc gặp tai nạn thì trước hết cầu đảo ở miếu thần, nếu không thấy nghiệm thì mời thầy mo đến
cúng. Con trai con gái thích trang điểm, chuộng phong tình. Tháng giêng tháng 3 mùa xuân, tháng 7
mùa thu tụ tập ở các chợ chơi. Con trai thì ô Tây, quạt Tàu, con gái thì vòng bạc giày hoa, cùng nhau
hát xướng coi là đám hội.

Sản vật:

Thóc lúa, hoa màu, cùng là sơn lâm sản cũng giống hai huyện Quảng Uyên, Hạ Lang, xem phần
chung toàn phủ. Về hoa màu thì phần nhiều là lúa mạch. Mắc coọc thì các tổng đều có, so với các nơi
khác thì mắc coọc ở đây ngon nhất. Xã Nga ổ tổng Nga ổ có hạt dẻ. Xã Lũng Điện tổng Đăng Châu có
cá hương. (Tương truyền ở đáy sông xã đó có cây trầm hương cho nên thanh ngư sinh ra ở giang phận
này có bộ óc rất thơm).

Khí hậu:

Khí hậu giống như hai huyện Quảng Uyên, Hạ Lang. Xem phần ghi chung toàn phủ.

Núi sông:

Núi có 3 dãy, trong đó núi có tên là núi Kha Sơn.

-Một dãy từ ải Đống ái châu Quy Thuận nước Thanh chạy đến núi đất lẫn đá ở xã Bào Khê, qua
các xã Ngọc Côn, An Hi, Mai Lĩnh đến xã Lũng Điện thì hết, dài khoảng 20 dặm.

-Một dãy từ ải Đống ái đến núi đất lẫn đá thôn Đà Ba, qua các xã thôn Lũng Tri, Bình Sa, Lăng
Yên đến xã Cổ Phương thì hết, dài khoảng 30 dặm.

-Một dãy từ ải Đống ái đến núi đất lẫn đá xã Ngọc Luật chia làm 2 nhánh. Nhánh trái đến xã Đăng
Châu thì hết, dài khoảng 8 dặm. Nhánh phải đến xã Hiếu Lễ lại chia làm 3 nhánh nhỏ: một nhánh qua
các xã Cảnh Sơn, Tứ Mỹ đến xã Đoài Côn kéo xuống núi xã Dương áng huyện Hạ Lang, dài khoảng
30 dặm, một nhánh qua xã Bàn Đà đến xã Mỹ Khê có núi Kha Sơn (núi đất, cao lớn nhất so với các núi
trong huyện). Lại qua xã ỷ Cống đến xã Nga Sơn chạy liền xuống núi xã Đồng Loan huyện Hạ Lang,
dài khoảng 50 dặm, một nhánh qua các xã Hoành Lễ, Thượng Cống, Nga ổ đến xã ổ Cảng liền xuống
núi xã Trạo Nhi huyện Hạ Lang, dài khoảng 52 dặm.

-Một dãy từ ải Nhạc châu Quy Thuận chạy đến núi đất lẫn đá ở các xã thôn Lũng Định, Quan Chử,
Lũng Bội1, lại chuyển chạy sang ải Căng châu Hạ Lôi [nước Thanh].

Sông có 2 dòng.

-Một dòng sông từ xã Cam Hảo huyện Quảng Uyên chảy đến theo hướng từ bắc sang tây, qua xã
Đoài Côn chảy xuống sông xã Dương áng huyện Hạ Lang, dài 22 dặm, rộng 3 trượng, có chỗ chỉ rộng
3-4 thước, không đều nhau.

-Một dòng sông từ ải Nhạc châu Quy Thuận đổ xuống theo hướng từ bắc sang đông, qua các xã
Bào Khê, Ngọc Côn, Mai Lĩnh, Lũng Điện, Quỳnh Lâu, Nga ổ thông đến sông xã Trạo Nhi huyện Hạ
Lang, dài 42 dặm, rộng 3 trượng 4 thước, sâu 3-5-6 thước, không đều nhau.

Danh thắng:

Trong huyện không có nơi nào đáng ghi là danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, qua xã Hiếu Lễ đến xã Đoài Côn giáp giới huyện Quảng
Uyên, dài 23 dặm.

                                                     
1Lũng Bội , ở đây và trên bản đồ viết , nhưng ở bản kê xã thôn lại viết  (Lũng Tí).
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-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, qua xã ỷ Cống đến xã Đoài Côn giáp giới huyện Hạ
Lang, dài 19 dặm 73 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, qua các xã Bàn Đà, Nga ổ đến xã ổ Cảng giáp giới
huyện Hạ Lang, dài 43 dặm.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc qua các xã Ngọc Luật, Mai Lĩnh đến xã Bào Khê giáp giới
châu Quy Thuận nước Thanh, dài 28 dặm. Lại một đường qua xã Lăng Yên đến thôn Bình Sa giáp giới
huyện Quảng Uyên, dài 25 dặm.

Huyện Quảng Uyên

Quảng Uyên1 là huyện thống hạt của phủ Trùng Khánh, ở về phía đông bắc thành tỉnh.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Bà Dương tổng Vũ Lăng, cách thành tỉnh 60 dặm. Thành hướng mặt
tiền về phía bắc, đắp bằng đất, cao 3 thước, dày 2 thước. Chu vi 30 trượng (trước, sau mỗi mặt dài 8
trượng, trái, phải mỗi mặt dài 7 trượng). Phía ngoài trồng tre gai. Bốn mặt đều có hào, sâu 2 thước,
rộng 3 thước. Mở một cửa trước.

Huyện hạt phía đông giáp giới huyện Thượng Lang, phía tây giáp huyện Thạch Lâm, phía nam giáp
giới huyện Thạch An, phía bắc giáp châu Quy Thuận nước Thanh.

Đông tây cách nhau 52 dặm. Nam bắc cách nhau 88 dặm.

Số lính theo sổ hiện tại: 55 người.

Nhân số các hạng theo sổ cũ: 1.745 người. Hiện có 750 người.

Thuế:
-Nộp bằng tiền: 829 quan 4 tiền.
-Biệt nạp bằng bạc: 31 lạng 5 tiền.

Ruộng đất:
-Ruộng đất các hạng, theo sổ cũ: 9.204 mẫu 1 sào 8 thước, 6 tấc.
-Hiện khai khẩn: 3.790 mẫu 2 sào 11 thước 9 tấc 6 phân.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng thóc: 1.090 hộc 1 bát 4 vốc 8 nắm.
-Nộp bằng tiền: 617 quan 8 tiền 34 đồng tiền.

Huyện có 5 tổng:

1-Tổng Vũ Lăng, 11 xã, thôn, phố:
1.Xã Vũ Lăng 2.Xã Cổ Nông 3.Xã Thạch Bình 4.Xã Đà Tàu
5.Xã Như Lăng 6.Xã Bà Dương 7.Xã Đà Vĩ 8.Xã Vu Điền
9.Xã Bình Lăng 10.Thôn Phong Thịnh 11.Phố Bà Dương

2-Tổng Lạc Giao, 8 xã, thôn:
1.Xã Lạc Giao 2.Xã Vô Song 3.Xã Song Tĩnh 4.Xã Bàn Trang
5.Xã Mộc Hộc 6.Xã Đà Can 7.Xã Lăng Hoài 8.Thôn Tứ Linh

                                                     
1Huyện Quảng Uyên : Đời Lý là châu Quảng Nguyên , thời thuộc Minh là huyện Lộng Thạch ,

một trong 11 huyện thuộc châu Thái Nguyên (THQQ). Đời Lê Thánh Tông, khi định bản đồ toàn quốc (1469)
đổi là châu Lộng Nguyên  phủ Cao Bình, khoảng cuối đời Hồng Đức (1470-1497) đổi là châu Quảng
Uyên . Cho đến đầu Nguyễn vẫn theo thế. Năm Minh Mệnh 15 (1834) đổi làm huyện Quảng Uyên.
Nay là vùng thị trấn Quảng Uyên và huyện Quảng Hoà tỉnh Cao Bằng.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh Cao Bằng

675

3-Tổng Lực Nông, 6 xã, phố:
1.Xã Lực Nông 2.Xã Đa Tôn 3.Xã Thượng Nam 4, Xã Hạ Nam
5.Xã Dương Nam 6.Phố Đống Đa

4-Tổng Cách Linh, 10 xã, thôn, phố:
1.Xã Cách Linh 2.Xã Vĩnh Lại 3.Xã Gia Tuế 4.Xã Cổ Lạc
5.Xã Vĩ Vọng 6.Xã Bác Vọng 7.Xã Sơn Nông 8.Xã Phất Mê
9.Thôn Bàn Duy Văn Nhã 10.Phố Cách Linh

5-Tổng Ngưỡng Đồng, 10 xã, thôn, phố:
1.Xã Ngưỡng Đồng 2.Xã Cảm Hảo 3.Xã Mạn Đà 4.Xã Đồng Quản
5.Xã Ngọc Quản 6.Xã Quả Thoát 7.Xã Quỳnh Quản 8.Thôn Đồn Ca
9.Thôn Đồn Huệ 10.Phố Thông Huề

Phong tục:

Trong huyện người Thổ (Tày) và người Nùng nhân số xấp xỉ bằng nhau. Các tổng Ngưỡng Đồng,
Lạc Giao, Cách Linh thuần hậu, trong đó ba xã Quỳnh Quản, Lạc Giao, Vĩ Vọng là nhất. Các tổng Lực
Nông, Vũ Lăng có phần điêu xảo, trong đó hai xã Lực Nông, Vũ Lăng tệ hơn.

Việc thờ thần chỉ có một miếu thờ bách thần ở cạnh huyện lỵ. Mỗi năm xuân thu hai kỳ người trong
huyện đến cúng tế. Ngoài ra không có đình chùa. Còn việc thờ thần đất, tập tục chuộng then mo cúng
bái, thích ca hát, vui đùa chọc ghẹo thì cũng giống như phong tục huyện Thượng Lang.

Sản vật:

Lúa má, hoa màu, lâm sản cũng giống như hai huyện Thượng Lang, Hạ Lang. Xem phần ghi chung
toàn phủ. Tổng Ngưỡng Đồng có lê ngon. Các xã Vũ Lăng, Quỳnh Quản, Mạn Đà dệt hàng thổ cẩm.

Khí hậu:

Giống hai huyện Thượng Lang, Hạ Lang. Xem phần ghi chung về toàn phủ.

Núi sông:

Có 3 dãy:

-Một dãy từ núi xã Hy Lũng huyện Thạch Lâm chạy đến núi đá xã Ngọc Quản, qua các xã thôn
Đồn Ca, Đồn Huệ, Quỳnh Quản, Ngưỡng Đồng, Mạn Đà đến xã Cảm Hảo thì hết, dài khoảng 65 dặm.

-Một dãy từ núi xã Ca Xuyên huyện Thạch Lâm chạy đến núi đá xã Thạch Bình đến xã Mạn Đà, dài
khoảng 30 dặm. ở xã Mạn Đà lại chia làm hai nhánh. Một nhánh núi đá chạy qua xã Vũ Lăng, đến xã
Bình Lăng thì hết, dài khoảng 40 dặm. Một nhánh qua núi đá các xã Bàn Trang, Song Tĩnh, Vô Song,
Mộc Hộc, Đà Can, Lăng Hoài, Cách Linh, đến núi đất thuộc hai xã Vĩ Vọng, Phất Mê thì hết, dài ước
80 dặm.

-Một dãy từ núi xã Bằng Đường huyện Thạch An chạy đến núi đá xã Đa Tôn, qua các xã Lực Nông,
Thượng Nam, Hạ Nam, Dương Nam đến xã Sơn Nông thì hết, dài khoảng 80 dặm.

Sông:

-Một dòng sông từ ải Thoa châu Quy Thuận nước Thanh đổ xuống theo hướng tây bắc sang đông,
qua các xã Quả Thoát, Ngưỡng Đồng, Cảm Hảo thông đến các xã Đoài Côn huyện Thượng Lang,
Dương áng huyện Hạ Lang, lại chuyển về các xã Bác Vọng, Cổ Lạc, Phất Mê, thông đến cửa Thủy
Khẩu thuộc Long Châu nước Thanh, dài 82 dặm. (Trong đó đoạn từ Quả Thoát đến Cổ Lạc rộng 2
trượng 2 thước, sâu 2-3 thước không đều nhau, đoạn từ Cổ Lạc đến Phất Mê rộng 3 trượng, sâu 3-4
thước không đều nhau). Lại có một nhánh bắt nguồn từ núi đá xã Đà Tàu chảy từ tây sang đông, qua
các xã Đà Vĩ, Vũ Lăng, Như Lăng, Vu Điền đến hợp lưu với sông xã Cổ Lạc, dài 50 dặm, rộng 1
trượng 5 thước, sâu 1-2 thước không đều nhau.
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Danh thắng:

Trong huyện không có nơi nào đáng coi là danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc, qua xã Đà Tàu đến Thạch Bình giáp giới huyện
Thạch Lâm, dài 20 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam qua các xã Lạc Giao, Cách Linh đến xã Phất Mê, giáp
cửa Thủy Khẩu thuộc Long Châu nước Thanh, dài 54 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông bắc qua các xã Đà Vĩ, Mạn Đà đến xã Cảm Hảo giáp
giới huyện Thượng Lang, dài 20 dặm.

Huyện Hạ Lang

Hạ Lang1 là huyện thống hạt của phủ Trùng Khánh, ở về phía đông nam thành tỉnh. Huyện này
trước do phủ Trùng Khánh kiêm lý, năm Tự Đức thứ 3 (1851) vâng mệnh cắt giảm phủ Hoà An, dời
phủ lỵ Trùng Khánh về lỵ sở cũ của phủ Hoà An. Huyện Hạ Lang thì sáp nhập vào huyện Thượng
Lang. Năm thứ 24 (1871) lại tách ra đặt riêng huyện Hạ Lang. Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Lệnh Cấm
tổng Lệnh Cấm (cách thành tỉnh 101 dặm). Xung quanh rào cọc tre, chu vi 30 trượng (trước, sau, trái,
phải mỗi chiều đều dài 7 trượng 5 thước), chưa sửa sang hào luỹ.

Huyện hạt phía đông giáp giới châu An Bình nước Thanh, phía tây giáp giới huyện Quảng Uyên,
phía nam giáp giới châu Thượng Long nước Thanh, phía bắc giáp giới huyện Thượng Lang.

Đông tây cách nhau 62 dặm 10 trượng. Nam bắc cách nhau 15 dặm 18 trượng.

Số lính theo sổ hiện tại: 44 người.

Nhân số các hạng theo sổ cũ: 1.153 người. Hiện có 568 người.

Thuế:
-Nộp bằng tiền: 676 quan.
-Biệt nạp bằng bạc: 14 lạng 5 tiền.

Ruộng đất:
-Ruộng đất các hạng, theo sổ cũ: 4.296 mẫu 8 sào 3 thước 5 tấc 3 phân.
-Hiện khai khẩn: 3.084 mẫu 4 thước 3 phân.

Thuế ruộng:
-Nộp bằng thóc: 905 hộc 12 bát 6 vốc.
-Nộp bằng tiền: 490 quan 3 tiền 3 đồng tiền.

Huyện có 3 tổng:

1-Tổng Lệnh Cấm, 11 xã thôn, phố:
1.Xã Lệnh Cấm 2.Xã Vĩnh Thọ 3.Xã Phúc Bình 4.Xã Minh Giáo
5.Xã Dương áng 6.Xã Liêm Thủy 7.Xã Phục Lễ 8.Xã Quang Cống
9.Thôn Văn Khu Hạnh Đàn 10.Xã Nhượng Mỹ 11.Phố Lệnh Cấm

2-Tổng Điều Lang, 9 xã, trại, thị (chợ):

                                                     
1Huyện Hạ Lang : Thời thuộc Hán là đất châu Tư Lang , cho đến đời Lý Trần vẫn gọi là châu Tư

Lang . Thời thuộc Minh đổi là châu Hạ Tư Lang . Đời Lê Thánh Tông, khi định bản đồ
toàn quốc (1469) đổi là châu Hạ Lang  thuộc phủ Cao Bình. Năm Minh Mệnh 15 (1834) đổi là huyện
Hạ Lang . Nay thuộc huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng.
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1.Xã Điều Lang 2.Xã Ba Lăng 3.Xã Đô Mông Sơn 4.Xã Hội Khê
5.Xã Ngọc Sơn 6.Xã An Hóa 7.Xã Linh Lang Trạch 8.Trại Lũng Uyển
9. Chợ Đống Long

3-Tổng Bạch Đằng1, 9 xã, thôn, trại, thị:
1.Xã Bạch Đằng2 2.Xã Đồng Loan 3.Xã Lạc Oa 4.Xã Trạo Nhi
5.Thôn Lũng Đa 6.Trại Lũng Biều 7.Trại Nậm Tốc 8.Trại Lý Bạn
9.Chợ Củng Xương

Phong tục:

Trong huyện người Nùng nhiều, người Thổ (Tày) ít . Tính họ hung hãn, mạnh yếu lấn nhau, thích
khoe khoang khoác lác, thích kiện tụng, mà tổng Bạch Đằng là nhất. Thứ đến là hai tổng Điều Lang,
Lệnh Cấm. Chỉ có 4 xã Vĩnh Thọ, Lệnh Cấm, Nhượng Mỹ, Ba Lăng khá thuần hậu mà thôi. Thờ thần
Phật thì chỉ có một ngôi miếu ở chỗ giáp giới sơn phận hai xã Lệnh Cấm, Vĩnh Thọ thờ Thành hoàng,
một ngôi chùa thờ Phật Quan Âm. Người trong huyện bị ốm đau bệnh tật, hoặc muốn sinh con trai đến
cầu khấn, nếu được ứng nghiệm thì biện xôi, gà, rượu đến miếu lễ tạ, hoặc hương hoa quả phẩm cỗ
chay thỉnh tăng nhân tụng kinh ba ngày hoặc bảy ngày để tạ ơn. Ngoài ra thì ở xóm ấp chỉ dựng lều cỏ
thờ thổ thần, còn đình chùa thì đều không có. Còn việc then mo cúng bái thì vẫn có, nhưng cũng
không sùng tín lắm. Hàng năm vào các tháng giêng, tháng 3, tháng 7 con trai con gái trang điểm tụ
họp ở phố Lệnh Cấm ca hát trêu ghẹo nhau làm vui, tập tục đại khái cũng giống hai huyện Quảng
Uyên, Thượng Lang.

Sản vật:

Ruộng lúa, hoa màu và lâm sản cũng giống như hai huyện Thượng Lang, Quảng Uyên. Riêng về
hoa lợi thì chỉ ngô là nhiều. Tổng Điều Lang có cây kim anh, còn đào, lê thì tổng nào cũng có.

Khí hậu:

Giống hai huyện Quảng Uyên, Thượng Lang.

Núi sông:

Núi có 3 dãy, trong đó có tên có núi Liên Sơn (núi Sen) và núi Thiên Sơn (núi Then).

-Một dãy từ núi xã Đoài Côn huyện Thượng Lang chạy đến núi Liên Sơn ở xã Dương áng (núi đất
giống bông sen nên gọi tên như vậy), chia làm 2 nhánh. Nhánh bên phải qua núi Thiên Sơn cùng xã
(núi đất lẫn đá to rộng, trước có loài tre hoa, nay không còn) đến xã Minh Giáo và xã Bàn Duy giáp
giới huyện Quảng Uyên thì hết, dài khoảng 20 dặm. Nhánh bên trái3 (núi đá) qua các xã Vĩnh Thọ,
Phúc Bình, Điều Lang (dãy này là núi đá, chỉ riêng đoạn núi ở xã Điều Lang là núi đất, tục gọi là Đèo
Tranh), Quang Bí đến thôn Văn Khu Hạnh Đàn chạy thông sang châu Thượng Long nước Thanh, dài
khoảng 100 dặm.

-Một dãy từ núi xã Nga Sơn huyện Thượng Lang chạy đến núi đá xã Lạc Oa, qua các xã Đồng
Loan, Bạch Đằng đến thôn Nội xã Trạo Nhi thì hết, dài khoảng 60 dặm.

                                                     
1Xem chú sát dưới.
2Tổng và xã Bạch Đằng: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Tuyền Đằng . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị

(1841) kiêng đồng âm tên huý vua Thiệu Trị (Nguyễn Phúc Tuyền), đổi là Bạch Đằng .
3Núi chia làm 2 chi (nhánh), một nhánh ghi là hữu (bên phải), nhánh sau đúng ra phải viết là tả chi, nhưng lại ghi

nhầm vẫn là "hữu chi".
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-Một dải từ núi xã ổ Cảng huyện Thượng Lang chạy đến núi đá thôn Ngoại xã Trạo Nhi, qua các
xã, thôn, trại Lũng Đa, Nậm Tốc, Lũng Biều, Lý Bạn, Ngọc Sơn, An Hoá đến xã Đô Mông Sơn thì
chạy vào châu Thượng Long nước Thanh, dài khoảng 120 dặm.

Sông có 4 dòng:

-Một dòng sông từ sông xã Đoài Côn huyện Thượng Lang đổ xuống theo hướng bắc nam, qua xã
Dương áng thông với sông xã Bác Vọng huyện Quảng Uyên, dài 40 dặm, rộng 3 trượng; sâu 3, 4
thước không đều nhau.

-Một dòng sông từ sông xã ổ Cảng huyện Thượng Lang đổ xuống theo hướng từ bắc sang đông,
qua các xã, thôn, trại Trạo Nhi, Lũng Đa, Nậm Tốc, Lý Bạn, đến ải Na Linh châu Hạ Lôi nước Thanh,
dài 21 dặm, rộng 4 trượng; sâu 3, 5 thước không đều nhau.

-Một dòng sông bắt nguồn từ núi đá xã Lệnh Cấm đổ xuống theo hướng bắc nam, qua các xã Vĩnh
Thọ, Phúc Bình, Liêm Thuỷ thông sang động Hàm Thạch thuộc châu Thượng Long nước Thanh, dài 30
dặm, rộng 2 trượng 2 thước; sâu 3, 4 thước không đều nhau.

-Một dòng sông từ ải Cửu Khả thuộc châu Thượng Long nước Thanh đổ xuống theo hướng từ đông
sang tây, qua xã Quang Bí lại chảy về động Hàm Thạch châu Thượng Long nước Thanh, dài 20 dặm
25 trượng, rộng 1 trượng 5 thước; sâu 2, 3 thước không đều nhau.

Danh thắng:

Trong huyện không có nơi nào đáng gọi là danh thắng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, qua các xã Lệnh Cấm, Minh Giáo đến xã Dương áng
giáp địa giới huyện Thượng Lang, dài 20 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, qua các xã Phúc Bình, Nhượng Mỹ, Điều Lang, Hội
Khê đến xã An Hoá giáp giới châu An Bình nước Thanh, dài 42 dặm. Lại một đường từ xã Phúc Bình
đi về phía nam, qua các xã Liêm Thuỷ, Quang Bí đến đồn Bí Hà giáp giới châu Thượng Long nước
Thanh, dài 32 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua các xã Vĩnh Thọ, Trạo Nhi đến thôn Lũng Đa giáp
địa giới châu Hạ Lôi nước Thanh, dài 39 dặm.
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